
tỉnh

ninh bình
Tờ tâu

Tỉnh thần Ninh Bình kính tuân lời phê biên vẽ bản đồ
tiến trình

Bản đồ kèm theo:

Tỉnh Ninh Bình

Phủ Yên Khánh

Huyện Yên Khánh

Huyện Yên Mô

Huyện Gia Viễn

Huyện Kim Sơn

Phủ Nho Quan

Huyện Phụng Hóa

Huyện Lạc Yên

Huyện Yên Hóa



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh ninh bình

1013

tỉnh ninh bình

Thành tỉnh1 ở địa phận xã Đại Đăng tổng Yên Đăng huyện Yên Khánh. Thành xây bằng gạch, chu
vi [ở chân thành] dài 393 trượng 9 thước, cao 9 thước. Có 3 cửa (đông, tây, nam). Mặt sau dựa vào núi
để làm thành, trông xuống là sông lớn. Chu vi trên mặt thành kể cả các ụ thành (nữ tường) dài 383
trượng 6 thước, [ụ thành] cao 1 thước 9 tấc (năm nay dâng tờ tâu xin xây gạch) có 70 lỗ bắn và hốc đặt
pháo (trong đó có: 20 lỗ oanh sơn pháo và Bích sơn pháo, 5 hốc đặt Quá sơn pháo). ụ thành trên đỉnh
núi Hộ Thành2 chu vi 13 trượng 8 thước 8 tấc, cao có chỗ 3 thước 9 tấc, có chỗ 2 thước 7 tấc, có 3 lỗ
bắn (Oanh sơn pháo và Bích sơn pháo). Hai mặt hào bên trái và phía trước rộng 4 trượng sâu 8 thước.
Bên phải và phía sau hai mặt nhân theo sông làm hào.

Tỉnh hạt phía đông giáp địa giới huyện Đại An tỉnh Nam Định. Phía tây giáp địa giới huyện Thạch
Thành tỉnh Thanh Hoá. Phía nam giáp địa giới hai huyện Tống Sơn và Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá. Phía
bắc giáp địa giới hai huyện Thanh Liêm và Chương Đức tỉnh Hà Nội. Phía đông nam giáp cửa biển
Chính Đại thuộc huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá. Phía tây nam giáp địa giới huyện Tống Sơn tỉnh
Thanh Hoá. Phía đông bắc giáp hai huyện ý Yên và Phong Doanh tỉnh Nam Định. Phía tây bắc giáp
địa giới huyện Mỹ Lương tỉnh Sơn Tây và châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hoá.

Đông tây cách nhau 68 dặm. Nam bắc cách nhau 57 dặm.

Tỉnh hạt gồm 2 phủ, 7 huyện.

1-Phủ Yên Khánh:
Kiêm lý huyện Yên Khánh.
Thống hạt 3 huyện: Yên Mô, Gia Viễn và Kim Sơn.

2-Phủ Nho Quan:
Kiêm lý huyện Phụng Hoá, kiêm nhiếp huyện Lạc Yên.
Thống hạt huyện Yên Hoá.

Phong tục:

Dân phủ Yên Khánh đều là người Kinh. Trong đó hai huyện Yên Khánh, Yên Mô kẻ sĩ chăm lo học
hành mà cương nghị. Nhà nông ra sức cày cấy mà tiết kiệm. Người làm thợ và người đi buôn thì không

                                                     
1Tỉnh Ninh Bình: Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ, thuộc Ngô về sau thuộc Giao Châu, thuộc Lương là châu

Trường Yên . Thời Đinh Lê phần ngoài của kinh đô Hoa Lư vẫn gọi là châu Trường Yên. Năm Thuận
Thiên 1 (1010) Lý Thái Tổ đổi là phủ Trường Yên . Nhưng đến cuối đời Lý có lúc gọi là châu Đại
Hoàng Giang  (năm 1203 đời Lý Cao Tông, x. Toàn thư; PĐĐD, 5-5b: châu Đại Hoàng ).
Đầu đời Trần đổi là lộ Trường Yên , sau đổi là trấn. Đời Trần Thuận Tông, năm Quang Thắng 10
(1397) đổi trấn Trường Yên làm trấn Thiên Quan . Thời thuộc Minh lấy lại tên cũ là châu Trường
Yên thuộc phủ Kiến Bình. Đời Lê Thái Tổ lại gọi là trấn. Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông
định bản đồ toàn quốc, chia trấn Trường Yên làm 2 phủ Trường Yên và Thiên Quan thuộc thừa tuyên Sơn Nam,
gọi chung là Sơn Nam hạ lộ. Đời Lê Trung hưng đặt thuộc Thanh Hoa, gọi là Thanh Hoa ngoại trấn .
Đời Tây Sơn và đầu Nguyễn vẫn gọi là Thanh Hoa ngoại trấn, gồm 2 phủ: phủ Trường Yên (sau đổi là Yên
Khánh) gồm 3 huyện: Yên Khang (sau đổi là Yên Khánh), Yên Mô, Gia Viễn, và phủ Thiên Quan (sau đổi là
Nho Quan) gồm 3 huyện: Yên Hoá, Phụng Hoá, Lạc Thổ (sau đổi là Lạc Yên). Năm Gia Long 5 (1806) đổi
Thanh Hoa ngoại trấn làm đạo Thanh Bình . Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi làm đạo Ninh Bình. Năm
Minh Mệnh 10 (1829) lại đổi làm trấn, lập thêm 1 huyện mới Kim Sơn (cộng 7 huyện). Năm thứ 12 (1831) đổi
làm tỉnh Ninh Bình , quan đầu tỉnh là tuần phủ, đặt dưới quyền của tổng đốc Hà Ninh (quản hạt cả
vùng Hà Nội đến tận Ninh Bình). Cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi. Đầu đời Thành Thái cắt huyện Lạc
Yên về tỉnh Hoà Bình mới lập, phần còn lại là tỉnh Ninh Bình hiện nay.

2Núi Hộ Thành, tức núi Non Nước, x. Sông núi phủ Yên Khánh.
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được tinh xảo và cơ ngơi phần nhiều cũng không lớn. Huyện Gia Viễn có đủ cả sĩ, nông, chài lưới, đốn
củi, nghề nghiệp không giống nhau. Kẻ sĩ chuộng khí tiết mà thật thà. Người làm ruộng phần lớn lo
gốc mà cần kiệm. Đàn bà nuôi tằm dệt vải lụa thô, người nghèo hái củi kiếm sống. Các phường thuỷ
cư làm nghề chài lưới đánh cá. Huyện Kim Sơn kẻ sĩ chuộng việc học hành và tiết kiệm. Nhà nông
chăm chỉ cấy cày nhưng lại hoang phí. Thợ thì không được tinh khéo lắm, người buôn bán không ai có
thuyền bè buôn bán lớn. Việc cưới xin tang tế đại khái cũng giống phủ Nho Quan. ở hai huyện Phụng
Hoá, Yên Hoá người Kinh và người Thổ (Mường) ở xen kẽ, [số dân] cũng xấp xỉ nhau. Riêng huyện
Lạc Yên thì đều là người Thổ (Mường). Người Kinh dũng cảm có dư nhưng văn nhã thì không đủ.
Người Thổ (Mường) bản tính mạnh tợn, không học chữ Nho (Thi, Thư), chỉ một số chức sắc hào mục
có đón thầy về dạy học. Thờ cúng thần linh thì tiết kiệm, nhưng các việc cưới xin tang ma thì làm to,
tốn kém. Dân chúng đối với các chức sắc hào mục hết lòng kính trọng. Tục lệ chuộng đồng mo, trù
độc. ở thì ở nhà sàn, áo quần đồ mặc sơ sài, ăn uống đạm bạc. Cách sống của người Kinh người Thổ
(Mường) không giống nhau, đó cũng là do tập tục khiến nên như vậy. Theo Thiên chúa giáo gián tòng
thì huyện Yên Khánh có 18 xã, thôn trang phường, huyện Yên Mô có 20 xã thôn phường, huyện Gia
Viễn cả toàn tòng, gián tòng 20 xã thôn phường, huyện Kim Sơn cả toàn tòng, gián tòng 41 xóm (lý)
ấp trại giáp, huyện Phụng Hoá gián tòng có 5 xã, huyện Lạc Yên gián tòng 2 xã, huyện Yên Hoá cả
toàn tòng, gián tòng 5 xã. Tập tục không giống nhau, xin xem phần ghi về các huyện.

Sản vật:

Huyện Gia Viễn nhiều lúa hè, ít lúa thu. Hai huyện Yên Khánh, Yên Mô lúa thu nhiều, lúa hè ít.
Huyện Kim Sơn thì đều là lúa vụ thu. Bông, đậu, khoai, ngô rau, dưa thì các huyện đều có, nhưng cũng
không nhiều lắm. Huyện Yên Khánh có rươi, đay, hoa cúc núi. Huyện Yên Mô có hoa cúc núi. Huyện
Kim Sơn có cây cói (lác), tôm, cua, vịt, lươn, rươi. Huyện Gia Viễn có cá chép, nhưng nhiều hay ít tuỳ
theo từng năm. Huyện Yên Khánh dệt chiếu nạp thuế. Ba huyện trong phủ Nho Quan lúa thu nhiều, lúa
hè ít. Dâu, đay, đậu, ngô đều có nhưng cũng không được mấy. Lâm sản thì chỉ huyện Lạc Yên một số
nơi có mật ong, sa nhân, tre đốm. Hai huyện Phụng Hoá, Yên Hoá có khoai, củ mỡ, củ mài, sắn dây,
vàu, nứa và gỗ tạp mà thôi.

Khí hậu:

Phủ Yên Khánh thuộc vùng hạ du, thời tiết các tháng mùa xuân có gió đông bắc, mưa phùn, hơi
lạnh. Các tháng mùa hè gió nam, mưa rào trời nắng. Tháng 7, 8 gió tây bắc, thỉnh thoảng mưa nhiều bị
úng lụt. Hàng năm vào ngày 20 tháng 9 và mồng 5 tháng 10 là tiết có rươi. Tháng 11, 12 gió bấc, giá
rét. Thời tiết làm nông, vụ hè tháng 11, 12 xuống cấy, tháng 5 thu hoạch, vụ thu tháng 6, 7 xuống cấy,
tháng 10 thu hoạch. Khoai sắn bông đậu thì tháng 1, 2 trồng, tháng 4, 5 thu hoạch. Riêng huyện Kim
Sơn gần biển, ruộng cấy vụ thu vùng gần nước mặn thì phải xuống cấy vào tháng 4, 5, đến tháng 8, 9
thu hoạch, vùng gần nước ngọt xuống cấy tháng 6, tháng 10 gặt.

Thuỷ triều mỗi tháng 2 lần, riêng tháng 2 và tháng 8 là 3 lần. Phủ Nho Quan ở vùng lũng rừng núi,
nhiều khí độc lam chướng, khí trời âm u, lạnh giá. Người Thổ ở nhà sàn, không lấy củi đốt than.
Chỉ người Kinh ở gần vùng hạ du thì nhà ở và công việc cày cấy thu gặt cũng giống như các huyện
miền dưới.

Núi sông:

Trong tỉnh hạt nhiều núi. Nêu các núi có tên thì huyện Yên Khánh có các núi Hộ Thành (núi Non
Nước), Hồi Hạc, Diên Xí (núi Cánh Diều). Huyện Gia Viễn có các núi, động: Địch Lộng, Kẽm Trống,
Hoa Lư, Thổ Tích, Xuyên Thuỷ, Mã Yên, Hoàn Kỳ, Đa Giá. Huyện Yên Mô có các núi: Thiện Dưỡng,
Hải Nham, Đàm Khánh, Ngọc Thỏ, Bảng Sơn, Xa Triệt. Huyện Phụng Hoá có các núi Mã Can,
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Chân Lại, Sơn Âm. Huyện Lạc Yên có các núi đèo: Thạch Bi, Ngọc Lâu, Tức Tranh, Bình Hiểm, Vũ
Lao. Huyện Yên Hoá có núi Mã Hương.

-Một dòng sông lớn từ xã Hưng Thí huyện Yên Hoá chảy qua đồn Ninh Cương, quanh co chảy đến
ngã ba Kênh Gà huyện Gia Viễn.

-Một dòng sông lớn từ phủ Nho Quan chảy qua bến đò xã Lãng Phong đổ vào ngã ba Đồng Đinh,
hợp dòng với Kênh Gà, chảy qua Hoàng Long, Trường Yên, chảy đến ngã ba Gián Khẩu.

-Một dòng sông lớn từ sông Thanh Quyết giáp giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội qua ngã ba Gián
Khẩu, ngã ba Non Nước, ngã ba sông Bồng Hải (đối bờ với sông Độc Bộ tỉnh Nam Định), đến sông
Đài Giang ở cửa Liêu1 tỉnh Nam Định.

-Một dòng sông nhỏ từ sông Vân Sàng qua Yên Đăng, Hương Du, đến ngã ba Yên Phú, rẽ về các xã
Liên Trì, Trinh Nữ, chia làm hai dòng: một dòng từ Bồ Xuyên, Ngọc Thỏ chảy đến xã Nhân Phẩm đổ
vào sông Chính Đại tỉnh Thanh Hoá, một dòng theo sông Hổ, sông Kiền Giang chảy về phía đông rồi
đổ ra biển.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Yên Phú huyện Yên Khánh qua Khương Giang, Thổ Mật huyện Yên
Mô, Trì Chính huyện Kim Sơn đổ vào sông Đài Giang (con sông này tục gọi là sông Vạc).

Các sông dòng còn nhiều, xem kỹ ở phần ghi về các huyện.

Danh thắng:

Huyện Yên Khánh có chùa Động Sơn, chùa Đại Đăng.

Huyện Gia Viễn có chùa Cổ Am.

Huyện Yên Mô có chùa núi Bích Động.

Huyện Yên Hoá có chùa núi Tam Động.

Đường đi:

Các đường nhánh đường rẽ, xin xem phần ghi về các huyện.

-Một đường quan báo từ phía nam giáp núi Tam Điệp tỉnh Thanh Hoá, qua 2 trạm Ninh Du, Ninh
Đa đến sông Thanh Quyết đối bờ với địa giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội, dài 7.377 trượng, rộng
từ 8 thước đến trên dưới 1 trượng.

-Một đường quan báo từ trạm Ninh Đa đến bến đò La Mai, sang đến giáp giới tỉnh Nam Định, dài
280 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Phúc Đăng ở thành tỉnh đi về phía đông, quanh co đi đến đồn Phùng Thiện
tổng Bồng Hải, dài 3.336 trượng 1 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Phúc Đăng ở thành tỉnh đi về phía tây, quanh co đi đến đường quan báo ở
thôn Phúc Am, dài 140 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ đường quan báo ở xã Gián Khẩu đi về phía tây bắc, qua các bến đò Ngô Đồng,
Vô Hốt, đến phủ lỵ Nho Quan, dài 3.939 trượng 5 thước, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Lý Nhân đi về phía đông đến huyện Yên Mô, dài 1905 trượng, rộng 4
thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ Yên Mô đi về phía nam đến giáp giới huyện Tống Sơn tỉnh Thanh
Hoá, dài 2.087 trượng, rộng 5 thước đến trên dưới 1 trượng.

Đồn luỹ:

-Đồn Lý Nhân: đóng ở xã Lý Nhân, huyện Yên Mô.

                                                     
1Ngv. Đài Giang Liêu hải khẩu, ngv. chữ "Liêu " chép nhầm thành chữ "biên ", nhưng ở bản đồ chép đúng.
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-Đồn Phùng Thiện: đóng ở xã Phùng Thiện huyện Yên Khánh.

-Đồn Chất Thành: đóng ở làng Chất Thành huyện Kim Sơn.

-Tấn Trì Chính: đóng ở ấp Trì Chính huyện Kim Sơn.

-Đồn Ninh Cương: đóng ở xã Chi Nê huyện Yên Hoá.

-Đồn Chủng Khế: đóng ở xã Phong Phú huyện Lạc Yên.

-Đồn Mỹ Hoà: đóng ở xã Mỹ Hoà huyện Lạc Yên.

-Đồn Địch Giáo: đóng ở xã Địch Giáo huyện Lạc Yên.

-Đồn Đụn Cỏ: đóng ở xã Văn Lãng huyện Lạc Yên.

-Đồn Hoành Giang: đóng ở xã Tân Mỹ huyện Lạc Yên.

Văn Từ:

-Văn miếu tỉnh: đặt ở thôn Phúc Am huyện Yên Khánh.

-Văn miếu phủ: đặt ở xã Lịch Dương huyện Yên Khánh.

-Văn từ các huyện:

(Đặt ở các xã Thượng Trạo huyện Yên Khánh, xã Đa Giá huyện Gia Viễn, thôn Thượng xã Yên Mô
huyện Yên Mô, ấp Như Độ huyện Kim Sơn, xã Lãng Phong huyện Phụng Hoá).

Miếu có tên:

-Miếu Đinh Tiên Hoàng: ở xã Trường Yên Thượng huyện Gia Viễn.

-Miếu Lê Đại Hành Hoàng đế: ở xã Trường Yên Hạ huyện Gia Viễn.

-Đền Nguyễn Giác Hải: ở xã YênVệ huyện Yên Khánh.

-Đền áp Lãng Chân nhân: tổng Thần Phù huyện Yên Mô phụng thờ.

-Đền Nguyễn Minh Không: 2 xã Điềm Xá, Điềm Giang huyện Gia Viễn cùng thờ.

-Đền Trần Thái sư: ở xã Trà Tu, huyện Yên Mô.

-Miếu Trần Thái Tông Hoàng đế: tổng Vũ Lâm huyện Yên Khánh phụng thờ.

-Đền thần An Quốc: ở xã Đa Lộc huyện Gia Viễn.

-Miếu hai vua Trần Giản Định, Trần Trùng Quang: ở xã Bồ Xuyên huyện Yên Mô.

-Đền Lương Quận công: ở xã Đàm Khánh huyện Yên Mô.

-Miếu Triệu Việt vương: ở xã Tiên Yên huyện Yên Khánh.

-Đền thần Cao Sơn: ở xã Yên Lão huyện Phụng Hoá.

-Đền thần Quảng Uyên: ở xã Chi Phong huyện Gia Viễn thờ.

-Đền bốn vị thần Nam Hải: ở thôn Càn xã Yên Mô huyện Yên Mô.

-Đền Trương Hán Siêu: ở thôn Phúc Am huyện Yên Mô.

-Đền Liễu Hạnh Công chúa: ở xã Lý Nhân huyện Yên Mô.

Dân số các hạng: 30.984 người.

Ruộng đất công, tư: 146.742 mẫu có lẻ.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 77.728 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 106.254 hộc có lẻ.

Lính giản: 2.333 người.
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Phủ Yên Khánh

Phủ hạt ở phía tây tỉnh thành. Phủ kiêm lý huyện Yên Khánh, thống hạt 3 huyện Yên Mô, Gia Viễn
và Kim Sơn.

Phủ lỵ1 đóng ở xứ Bình Sảng thôn Phúc Am tổng Yên Đăng huyện Yên Khánh, gần với khu dân cư.
Bốn mặt xây tường đất, phía đông dài 19 trượng, phía tây 18 trượng, phía nam 14 trượng, phía bắc 15
trượng. Chu vi cộng 66 trượng, cao 5 thước, dày 4 thước. Bên ngoài đóng cọc nhọn và trồng tre gai. Có
1 cửa tiền.

Phủ hạt phía đông giáp sông lớn, đối bờ là địa giới huyện Đại An tỉnh Nam Định. Phía tây giáp
huyện Phụng Hoá phủ Nho Quan. Phía nam giáp núi Tam Điệp và địa giới huyện Tống Sơn tỉnh Thanh
Hoá. Phía bắc giáp sông Thanh Quyết, đối bờ là địa giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội.

Đông tây cách nhau 53 dặm. Nam bắc cách nhau 42 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Yên Khánh:

Huyện Yên Khánh, 11 tổng:
1.Tổng Yên Đăng 2.Tổng Dương Vũ 3.Tổng Đồng Phú 4.Tổng Yên Ninh
5.Tổng Diên Mậu 6.Tổng Yên Vệ 7.Tổng Thiện Trạo 8.Tổng Vũ Lâm
9.Tổng Yên Lạo 10.Tổng Lịch Dương 11.Tổng Bồng Hải

Thống hạt 3 huyện: Yên Mô, huyện Gia Viễn, huyện Kim Sơn; 28 tổng:

1-Huyện Yên Mô, 9 tổng:
1.Tổng Quang Phúc 2.Tổng Nén Khê 3.Tổng Thổ Mật 4.Tổng Bạch Liên
5.Tổng Đàm Khánh 6.Tổng Yên Mô 7.Tổng Yên Vân 8.Tổng Lạn Khê
9.Tổng Thần Phù

2-Huyện Gia Viễn, 12 tổng:
1.Tổng Đa Giá 2.Tổng La Mai 3.Tổng Kỳ Vĩ 4.Tổng Quan Vinh
5.Tổng Tri Hối 6.Tổng Trường Yên 7.Tổng Đại Hữu 8.Tổng Lê Xá
9.Tổng Liên Đăng 10.Tổng Uy Viễn 11.Tổng Thanh Quyết 12.Tổng Vân Cái

3-Huyện Kim Sơn, 7 tổng:
1.Tổng Chất Thành 2.Tổng Hồi Thuần 3.Tổng Hương Đạo 4.Tổng Tự Tân
5.Tổng Quy Hậu 6.Tổng Tuy Lộc 7.Tổng Lai Thành

Phong tục:

Bốn huyện trong phủ hạt đều là người Kinh. Huyện Yên Khánh, Yên Mô kẻ sĩ chăm lo sự nghiệp
mà cương nghị. Nhà nông chuộng gốc mà cần kiệm. Người làm thợ và đi buôn thì không tinh xảo và
cũng không có buôn bán lớn, chỉ giữ mức không mấy chênh lệch nhau.

Huyện Gia Viễn sĩ nông ngư tiều đủ hạng, nghề nghiệp không giống nhau. Kẻ sĩ chuộng khí tiết mà
chân chất. Dân nông trọng gốc mà tiết kiệm. Đàn bà con gái nuôi tằm dệt vải lụa. Dân nghèo đốn củi
làm kế sinh nhai. Các phường thuỷ cư làm nghề chài lưới đánh cá.

                                                     
1Phủ Yên Khánh: Đời Lý là phủ Trường Yên, đời Trần là lộ, sau đổi là trấn. Thời thuộc Minh là châu, gồm 4

huyện: Uy Viễn, Yên Mô, Yên Ninh, Lê Bình (sau bỏ huyện Uy Viễn). Năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê
Thánh Tông định lại phủ châu huyện trong cả nước, đặt phủ Trường Yên thuộc thừa tuyên Sơn Nam, gồm 3
huyện Gia Viễn, Yên Ninh (đời Lê Trung hưng đổi là Yên Khang), Yên Mô. Đầu đời Gia Long vẫn theo như
thế (Yên Khang kiêng huý đổi là Yên Khương , sau đổi là Yên Khánh). Năm Minh Mệnh 2 (1821) đổi
phủ Trường Yên làm phủ Yên Khánh. Năm Minh Mệnh 10 (1829) lập thêm huyện mới Kim Sơn đặt thuộc phủ
Yên Khánh. Như vậy phủ Yên Khánh gồm phần lớn đất tỉnh Ninh Bình ngày nay, bao gồm thị xã, huyện Hoa
Lư, huyện Tam Điệp, Gia Viễn và Kim Sơn.
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Huyện Kim Sơn kẻ sĩ ham học và cần kiệm. Nhà nông chăm chỉ cấy trồng nhưng lại xa xỉ. Thợ
không mấy tinh xảo, người buôn bán không có tàu thuyền lớn. Các tục cưới xin tang ma đại khái các
nơi cũng như nhau.

Theo đạo Thiên chúa giáo thì ở huyện Yên Khánh 18 xã gián tòng, huyện Yên Mô 20 xã thôn
phường gián tòng, huyện Gia Viễn cả gián tòng và toàn tòng 20 xã, thôn, phường, huyện Kim Sơn cả
gián tòng và toàn tòng 41 xóm (lý), ấp, trại, giáp.

Sản vật:

Trong phủ hạt, huyện Gia Viễn lúa hè nhiều, lúa thu ít. Hai huyện Yên Khánh, Yên Mô lúa thu
nhiều, lúa hè ít. Huyện Kim Sơn thì đều là lúa thu. Các sản vật thông thường như bông, đậu, khoai,
ngô, rau, dưa thì cả 3 huyện Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn đều có, nhưng cũng không nhiều. Riêng
Yên Khánh thì có rươi, vỏ đay, hoa kim cúc núi. Huyện Yên Mô có cói (lác), tôm, cua, vịt, lươn, rươi.
Huyện Gia Viễn có cá chép, nhưng nhiều ít tuỳ theo từng năm. Huyện Yên Khánh có nghề dệt chiếu
trắng có nộp thuế.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông bắc, mưa phùn, hơi lạnh. Tháng 3, 4 gió đông nam, có mưa rào,
thời tiết ấm dần. Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, hơi nóng bốc hừng hực. Tháng 7, 8 gió tây bắc, có lúc
đất đóng băng, thường có mưa lạnh. Đó là khí hậu các mùa.

Ba huyện Yên Khánh, Yên Mô và Gia Viễn vụ hạ xuống cấy vào tháng 11, 12, tháng 4, 5 thu
hoạch. Vụ thu xuống cấy vào tháng 6, 7, tháng 10 thu hoạch. Khoai, sắn, bông, đậu trồng vào tháng
giêng, tháng 2, tháng 4, 5 thu hoạch. Riêng huyện Kim Sơn, vùng gần nước mặn thì xuống cấy vào
tháng 4, 5, thu hoạch vào tháng 8, 9, vùng gần nước ngọt cấy vào tháng 6 thu hoạch vào tháng 10. Đó
là thời vụ việc nhà nông. Về thuỷ triều, mỗi tháng 2 lần. Riêng tháng 2 và 8, 3 lần. Đó là thời tiết làm
nông nghiệp.

Thuỷ triều mỗi tháng 2 lần, riêng tháng 2 và tháng 8 mỗi tháng 3 lần.

Núi sông:

Ba huyện trong phủ là Yên Khánh, Yên Mô và Gia Viễn đều nhiều núi. Kể núi có tên thì có:

Huyện Yên Khánh có núi Hộ Thành, núi Hồi Nhạn, núi Diên Xí (núi Cánh Diều).

Huyện Gia Viễn có núi Địch Lộng, núi Kẽm Trống, động Hoa Lư, động Thổ Tích, động Xuyên
Thuỷ, núi Mã Yên (Yên Ngựa), núi Hoàn Kỳ, núi Đa Giá.

Huyện Yên Mô có núi Thiện Dương, núi Hải Nham, núi Đàm Khánh, núi Ngọc Thỏ, núi Bảng Sơn,
núi Xa Triệt.

Sông lớn có 3 dòng:

-Một dòng từ đồn Ninh Cương huyện Yên Hoá đổ xuống ngã ba Kênh Gà, huyện Gia Viễn.

-Một dòng từ bến đò phủ Nho Quan đổ xuống ngã ba Đồng Đinh huyện Gia Viễn, hợp dòng ở ngã
ba Kênh Gà, qua sông Đại Hoàng, Trường Yên đổ vào ngã ba Gián Khẩu.

-Một sông từ sông Thanh Quyết giáp giới tỉnh Hà Nội quanh co chảy đến ngã ba Gián Khẩu hợp
dòng chảy qua sông Non Nước, sông Bồng Hải, đổ ra sông Đài Giang ở cửa Liêu.

Sông nhỏ có 3 dòng:

-Một dòng từ sông Vân Sàng ở huyện Yên Khánh chảy qua các xã Yên Đăng, Hương Du đến ngã ba
Yên Phú.

-Một dòng từ ngã ba Yên Phú chảy qua các xã Thạch Lỗi, Lịch Dương, Yên Liêu, Liên Trì đến
giang phận sông Trinh Nữ, chia làm 2 nhánh: Một nhánh từ Hổ Hà, Kiền Giang chảy về phía đông rồi
đổ ra biển. Một nhánh từ Bồ Xuyên, Ngọc Thỏ đổ vào sông Chính Đại ở Thanh Hoá.
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-Một dòng từ ngã ba Yên Phú huyện Yên Khánh chảy qua các xã Lịch Dương, Yên Liêu, Yên Ninh
hợp dòng với sông Khương Giang ở xã Thổ Mật huyện Yên Mô, và sông xã Trì Chính huyện Kim Sơn,
đổ vào sông Đài Giang.

Các sông dòng còn nhiều, xem kỹ ở phần ghi về các huyện.

Danh thắng:

Huyện Yên Khánh có chùa Động Sơn, chùa Đại Đăng. Huyện Gia Viễn có chùa Cổ Am. Huyện
Yên Mô có chùa Bích Động.

Đường đi:

-Một đường quan báo phía nam từ núi Tam Điệp giáp địa giới tỉnh Thanh Hoá qua trạm Ninh Du
huyện Yên Mô, trạm Ninh Đa huyện Gia Viễn đến cuối địa giới ở sông Thanh Quyết giáp tỉnh Hà Nội,
dài 7.377 trượng, rộng từ 8 thước đến trên dưới 1 trượng.

-Một đường quan báo từ trạm Ninh Đa đến bến đò La Mai, đến giáp giới tỉnh Nam Định, dài 280
trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, theo đường quan báo ở xã Lý Nhân đến huyện lỵ Yên
Mô, dài 1.905 trượng, rộng 4 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Ninh Bình ở phía đông phủ lỵ đi đến đồn Phùng Thiện tổng Bồng Hải, dài
3.336 trượng rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến đường quan báo ở xã Gián Khẩu đi đến bến đò Ngô
Đồng, dài 3.200 trượng, rộng 4 thước.

Văn từ:

-Văn từ xã Lịch Dương: Hai xã Lịch Dương, Thiện Trạo huyện Yên Khánh cùng thờ.

-Văn từ xã Đa Giá huyện Gia Viễn.

-Văn từ ở thôn Thượng xã Yên Mô huyện Yên Mô.

-Văn từ ở ấp Như Độ huyện Kim Sơn.

Miếu có tên:

-Miếu Đinh Tiên Hoàng đế: ở xã Trường Yên Thượng huyện Gia Viễn.

-Miếu Lê Đại Hành Hoàng đế: ở xã Trường Yên Hạ huyện Gia Viễn.

-Đền Nguyễn Minh Không: 2 xã Điềm Giang, Điềm Xá huyện Gia Viễn cùng thờ.

-Đền thần An Quốc: ở xã Đa Giá huyện Gia Viễn.

-Đền thần Quảng Uyên: ở xã Chi Phong huyện Gia Viễn.

-Miếu Trần Thái Tông: tổng Vũ Lâm huyện Yên Khánh phụng thờ.

-Đền Triệu Việt vương: ở xã Tiên Yên huyện Yên Khánh.

-Đền Trương Hán Siêu: ở thôn Phúc Am huyện Yên Khánh.

-Đền Nguyễn Giác Hải: ở xã Yên Vệ huyện Yên Khánh.

-Đền áp Lãng Chân nhân: tổng Thần Phù huyện Yên Mô phụng thờ.

-Đền Công chúa Liễu Hạnh: ở xã Lý Nhân huyện Yên Mô.

-Đền Trần Thái sư: ở xã Trà Tu huyện Yên Mô.

-Đền thờ bốn vị thần Nam Hải: ở thôn Càn xã Yên Mô huyện Yên Mô.

-Đền Lương Quận công: ở xã Đàm Khánh huyện Yên Mô.

-Miếu thờ hai vua Trần Giản Định, Trần Trùng Quang: xã Bồ Xuyên phụng thờ.
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Đồn luỹ:

-Đồn Lý Nhân: ở xã Lý Nhân.

-Đồn Phùng Thiện: ở xã Phùng Thiện.

-Đồn Chất Thành: ở xóm (lý) Chất Thành.

-Tấn Trì Chính: ở ấp Trì Chính.

Đinh điền, thuế lệ:

-Dân số toàn phủ: 23.809 người.

-Ruộng công tư: 131.346 mẫu có lẻ.

-Thuế ruộng:
-Nộp bằng tiền: 66.605 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 99.839 hộc có lẻ.

Lính giản: 2.219 người.

Huyện Yên Khánh

Huyện Yên Khánh1 do phủ kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp sông lớn, đối bờ với địa giới huyện Đại An tỉnh Nam Định. Phía tây giáp
huyện Gia Viễn. Phía nam giáp huyện Yên Mô. Phía bắc giáp huyện Gia Viễn, và huyện Phong Doanh
tỉnh Nam Định.

Đông tây cách nhau 38 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Huyện có 11 tổng 72 xã, thôn, trang, phường, vạn (trong đó có 2 phường thuỷ cơ).

1-Tổng Yên Ninh, 6 xã:
1.Xã Minh Thịnh 2.Xã Vân Bồng 3.Xã Phương Mai 4.Xã Đống Hải
5.Xã Yên Ninh 6.Xã Cống Thuỷ

2-Tổng Yên Đăng, 11 xã, thôn, phường, vạn:
1.Xã Yên Đăng 2.Xã Đại Đăng 3.Thôn Phúc Am 4.Phường Khương Lộc
5.Xã Bích Đào 6.Thôn Phúc Chỉnh 7.Xã Cổ Loan 8.Vạn Trực Độ
9.Thôn Phúc Trì 10.Phường Phủ Võng 11.Phường Ngưỡng Võng

3-Tổng Thiện Trạo, 5 xã:
1.Xã Thiện Trạo 2.Xã Trầm Hương 3.Xã Yên Phúc 4.Xã Yên Khoái
5.Xã Phúc Lộc

4-Tổng Lịch Dương2, 6 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Lịch Dương3 2.Thôn Hạ xã Lịch Dương 3.Xã Yên Cư4

4.Thôn Trung xã Lịch Dương 

                                                     
1Huyện Yên Khánh: Từ đời Trần về trước là huyện Yên Ninh . Đời Lê Quang Thuận vẫn gọi là huyện

Yên Ninh, đặt thuộc phủ Trường Yên. Đời Mạc giữ như cũ. Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý Trang Tông Lê
Ninh (1533-48), đổi là huyện Yên Khang . Năm đầu đời Gia Long (1802) kiêng chữ Khang đổi làm
Yên Khương (PĐĐĐ), sau đổi là Yên Khánh . Nay là vùng thị xã và huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Lịch Dương, từ đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Triền Dương . Năm 1843 kiêng chữ

Triền (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Lịch Dương .
4Xã An Cư: Đầu Nguyễn về trước là xã An Cảo , từ 1836 theo lệnh kiêng huý đời Minh Mệnh kiêng đồng

âm chữ Cảo (biệt huý của Gia Long), đổi là An Cư .
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5.Thôn Tam xã Yên Khê 6.Xã Phú Mỹ1

5-Tổng Diên Mậu, 5 xã, thôn, trang:
1.Xã Diên Mậu 2.Trang Đồng Hội 3.Thôn Thượng xã Tiên Yên
4.Thôn Hạ xã Tiên Yên 5.Thôn Trung xã Tiên Yên

6-Tổng Bồng Hải, 9 xã:
1.Xã Phú Hậu 2.Xã Quy Hậu 3.Xã Kiến ốc 4.Xã Nhuận ốc
5.Xã Nho Lâm 6.Xã Phùng Thiện 7.Xã Hiếu Thiện 8.Xã Quyết Trung
9.Xã Phụng Công

7-Tổng Vũ Lâm, 4 xã:
1.Xã Văn Lâm 2.Xã Vũ Lâm 3.Xã Tuân Cáo 4.Xã Khê Đầu

8-Tổng Đồng Phú, 4 xã, thôn:
1.Xã Thắng Động 2.Thôn Thất xã Đồng Phú 3.Xã Tịch Trân
4.Thôn Nhị xã Đồng Phú

9-Tổng Yên Liêu, 7 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Yên Liêu 2.Xã Bồ Vi 3.Xã Yên Phú
4.Thôn Yên Cống 5.Thôn Hạ xã Yên Liêu 
6.Thôn Tam xã Thạch Lỗi 7.Thôn Yên Bắc

10-Tổng Dương Vũ, 10 xã, thôn, trang:2

1.[Xã Dương Vũ] 2.Trang Đông xã át Lỗ 3.Thôn Hoàng Sơn 4.Thôn Vũ Xá
5.Thôn Mai Xá 6.Thôn Thượng xã Côn Lăng 7.Thôn Hạ xã Côn Lăng
8.Thôn Bộ Đầu 9.Thôn Xuân áng 10.Thôn Chân Lữ

11-Tổng Yên Vệ, 5 xã, thôn:
1.Xã Yên Vệ 2.Xã Yên Xuyên 3.Xã Yên Lý 4.Xã Phương Du
5.Xã Hương Du

Phong tục:

Trong huyện đều là người Kinh, phong tục thuần hậu chất phác. Kẻ sĩ chuộng văn học mà chân
chất. Nhà nông chăm chỉ cấy trồng và tiết kiệm. Thợ không tinh xảo lắm, ít người làm nghề buôn bán.
Riêng vạn Trực Độ không có ruộng đất, chỉ làm nghề đóng thuyền, chở đò thuê làm kế sinh nhai. Hai
phường thuỷ cơ Ngưỡng Võng và Phủ Võng làm nghề đan lưới và đánh cá. Việc cưới xin phần nhiều
làm vào các tháng mùa xuân. Đám tang thì người nghèo để 1-2 ngày thì chôn cất. Nhà giàu có khi để
quan tài trong nhà đến 10 ngày mới chôn. Việc tang xong thì chọn đất để cải táng. [Tế thần] mùa xuân
làm lễ tế cầu phúc, mùa thu tế tiến tân (dâng cơm mới). Mỗi khi có điếu phúng hoặc lễ mừng chỉ làm
vừa mức hợp tình hợp nghĩa mà thôi. Trong huyện các nơi theo đạo Thiên chúa giáo gián tòng có: xã
Diên Mậu, thôn Trung xã Tiên Yên, thôn Thượng xã Tiên Yên, xã Phú Mỹ, Đông Trang, thôn Chân
Lữ, thôn Vũ Xá, thôn Mai Xá, thôn Phú Lăng, xã Quy Hậu, xã Nho Lâm, xã Quyết Trung, xã Kiến ốc,
xã Phương Mai, xã Yên Ninh, xã Cống Thuỷ, phường Phủ Võng và phường Ngưỡng Võng gồm 18 xã
thôn, trang, phường. Phong tục các thôn này khác với dân lương (xem phần ghi về huyện Kim Sơn).

Sản vật:

Trong huyện lúa hè nhiều, lúa thu ít. Riêng tổng Bồng Hải đều là lúa thu. Bông, đậu, ngô, khoai,
rau, dưa thì các tổng Yên Đăng, Thiện Trạo, Yên Vệ, Yên Ninh, Yên Liêu đều có. Đay thì tổng Bồng
Hải có trồng, nhưng cũng không nhiều. Núi Hộ Thành có hoa cúc núi. Vùng sông các tổng Yên Vệ,

                                                     
1Xã Phú Mỹ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Phú Triền . Năm 1843 kiêng chữ Triền, đổi là Phú Mỹ.
2Ngv. chỉ ghi 9 đơn vị, thiếu 1 đơn vị có lẽ chính là xã Dương Vũ.
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Bồng Hải, Diên Mậu có rươi (tiết rươi sinh là ngày 20 tháng 9 và ngày mồng 5 tháng 10) cũng tuỳ năm
có nhiều hay ít. Nhưng chỉ rươi ở Yên Vệ là ngon. Xã Thiện Trạo và các xã trong tổng Bồng Hải làm
nghề dệt chiếu trắng. Chiếu trắng ở xã Thiện Trạo có lệ nộp thuế (cả năm 314 đôi chiếu trắng).

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông bắc, mưa phùn trời lạnh. Tháng 3, 4 gió đông nam, mưa rào, trời
ấm dần. Tháng 5, 6 gió đông nam thổi mạnh, khí nóng bốc lên. Tháng 7, 8 gió tây bắc thổi từng trận,
mưa nhiều, úng lũ. Thêm vào đó là thuỷ triều dâng cao, lúa má bị ngập lụt. Khoảng giao thời giữa mùa
thu và mùa đông trời thường âm u, lúc tạnh lúc mưa, trời lạnh dần. Tháng 11, 12 gió bắc giá buốt, mưa
lạnh. Đó là thời tiết các mùa.

Lúa thu tháng 6, 7 xuống cấy, tháng 10 thu hoạch. Lúa hè tháng 11, 12 xuống cấy, tháng 4, 5 thu
hoạch. Bông, đậu, khoai, ngô, rau, dưa trồng vào tháng giêng, tháng 2, đến tháng 4, 5 thu hoạch. Đó là
thời vụ làm nông. Khoảng tháng 9, tháng 10 là tiết rươi sinh (ngày 20 tháng 9 và ngày mồng 5
tháng 10), thường có mưa to bão lớn, người ta thường bị bệnh cảm sốt. Về thuỷ triều thì cũng như các
huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện có núi Hộ Thành (núi Non Nước), núi Hồi Hạc, núi Diên Xí (Cánh Diều) ở xã Đại
Đăng, đều là những núi có danh tiếng.

Núi Hộ Thành: ở khu vực thành tỉnh. Phía bắc trông xuống ngã ba sông Non Nước. Núi này xưa tên
là núi Non Nước (Sơn Thuỷ sơn). Trương Hán Siêu người đời Trần vì yêu cảnh đẹp nơi đây đổi gọi là
núi Dục Thuý, về già ông làm nhà ở tại đây. Danh nhân xưa nay qua đây đề vịnh rất nhiều, hiện còn lại
chữ khắc trên vách đá. Phía bắc núi nhìn xuống sông có động. Trong động có đền thờ thần Tam Phủ.
Bên eo núi có tảng đá nằm sát mặt sông, trên có khắc 3 chữ lớn Hám giao đình (Đình ngắm giao
long). Phía tây nam núi có đền thờ thần Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Trên đỉnh núi xưa có chùa Non Nước
(Sơn Thuỷ tự), khoảng năm Gia Long đời bản triều người trong ấp chuyển chùa đến núi Cánh Diều.
Năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) vua Minh Mệnh ngự giá Bắc tuần, nhân lên núi ngắm cảnh, ban sắc chỉ
cho dựng ngôi lầu trên núi. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1841) vua Thiệu Trị ngự giá Bắc tuần, nhân lên núi
ngắm cảnh, ban sắc chỉ cho đổi tên là Hộ Thành sơn (núi Hộ Thành)1, lại lệnh cho xây tường bao
quanh và đắp ụ tường và chỗ đặt pháo ở trên núi. Vua Thiệu Trị lại làm thơ cho khắc vào bia và dựng
nhà bia ở sườn núi.

-Núi Động Sơn: Còn gọi là núi Hồi Hạc (Chim hạc bay về), ở góc tây bắc thành tỉnh, gần núi Hộ
Thành. Về phía tây, chân núi có chùa, lưng chừng núi có động. Trong động có khe hở người đi lọt, trên
vách đá có khắc một chữ "Xảo" (khéo, đẹp) to khoảng 1 thước, nét bút cứng cáp cổ kính. Theo vách
đá ấy mà đi lên thì thông tới động Thiên Quang có khắc 3 chữ "Linh Quang động" (động Linh
Quang). Trên có toà tháp đá nhỏ bốn tầng. Trước động có chỗ hõm xuống, nước mưa đọng lại đó, tục
gọi là Thiên Tỉnh (Giếng Trời). Trên ngọn núi phía nam có di tích chùa Linh Quang. Từ đây trở lên
đến đỉnh núi, các phiến đá khi gõ vào đều kêu thành tiếng. Ngọn phía bắc cũng có chỗ lõm đọng nước
mưa, tục gọi là Tiên Tỉnh (Giếng Tiên). Đi tiếp vài bước có một chỗ hơi bằng phẳng. Năm Minh Mệnh
thứ 2 (1821) vâng sắc dựng tại chỗ đó một ngôi đình hình vuông. Vòng xuống phía đông bắc cũng có
một chỗ bằng phẳng, tục gọi là Tiên Thị (Chợ Tiên). Chân núi phía đông có một chỗ trũng, sâu khoảng
3 thước, nước đọng trong suốt thấy đáy. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) nhân ngự giá bắc tuần, vua Thiệu
Trị ngắm cảnh nơi đây hồi lâu rồi bảo các quan tuỳ tùng rằng: "Trẫm thấy cảnh trí ở đây có phần còn
đẹp hơn núi Dục Thuý, thế mà xưa nay lại ít người đề vịnh ở đây".

                                                     
1Hộ Thành sơn: nhân vách núi làm tường thành phía bắc cho nên gọi là Hộ Thành sơn (núi Hộ Thành).
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-Núi Diên Xí (núi Cánh Diều): Núi đá mọc lên giữa đồng bằng, trong đó có một ngọn vượt lên cao
hẳn, bên trái bên phải duỗi rộng ra như hai cánh chim, cho nên gọi tên là núi Diên Xí (Cánh Diều).
Phía đông nam sườn núi có ngôi chùa cổ. Chân núi phía đông có miếu cổ thờ thần Quang Tế. Chân núi
phía bắc có ngôi chùa mới dựng. Chân núi phía tây có một chỗ thấp trũng rộng khoảng 4-5 sào, có
ruộng lúa của dân tại đó. Năm Minh Mệnh thứ 2 (1842) vâng sắc dựng ngôi đình vuông ở phía bắc
sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống thì núi thành đình tháp, bến sông, buồm thuyền lớp lớp hiện lên đến
hết tầm mắt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

-Một dòng sông lớn từ ngã ba Non Nước chảy qua tổng Bồng Hải đổ vào sông Đài Giang ở cửa
Liêu, dài 8.100 trượng. Trong đó:

•Từ ngã ba Non Nước đến ngã ba sông Bồng Hải dài 3.240 trượng, rộng 45 trượng 2 thước.
Triều lên sâu 4 trượng 4 thước, triều xuống sâu 4 trượng 2 thước.

•Từ ngã ba Bồng Hải (đối bờ là sông Độc Bộ tỉnh Nam Định) đến sông Đài Giang ở cửa Liêu dài
4.860 trượng, rộng 45 trượng 2 thước. Triều lên sâu 4 trượng, triều xuống sâu 3 trượng
8 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ sông Vân Sàng chảy qua các ngã ba Yên Đăng, Vũ Lâm, Hương Du đến ngã
ba Yên Phú dài 3.564 trượng. Trong đó:

•Từ ngã ba sông Vân Sàng-Non Nước đến ngã ba Yên Đăng dài 1.047 trượng, rộng 12 trượng.
Nước triều lên sâu 2 trượng 5 thước, triều xuống sâu 2 trượng 3 thước.

•Từ ngã ba Yên Đăng qua Vũ Lâm, Hương Du đến ngã ba Yên Phú dài 2.517 trượng, rộng 6
trượng. Nước triều lên sâu 1 trượng 6 thước, triều xuống sâu 1 trượng 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Yên Phú qua Thạch Lỗi, Yên Liêu, Lịch Dương đến địa phận xã
Thắng Động giáp ngã ba sông xã Liên Trì huyện Yên Mô, dài 810 trượng, rộng 4 trượng. Nước triều
lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Yên Phú qua Yên Bắc Lịch Dương, Phú Mỹ đến giang phận xã La
Bình giáp huyện Yên Mô, dài 906 trượng 7 thước, rộng 5 trượng. Nước triều lên sâu 1 trượng 6 thước,
triều xuống sâu 1 trượng 4 thước (sông này tục gọi là sông Vạc).

-Một dòng khe nhỏ từ chỗ giáp xã Đam Khê huyện Yên Mô đến ngã ba Vũ Lâm dài 793 trượng, sâu
3 thước.

Danh thắng:

-Chùa Động Sơn: ở chân núi phía tây Động Sơn (núi Hồi Hạc) trong thành tỉnh, nhân núi làm chùa,
trên vách đá khắc ngang tượng Phật Tam Thế để thờ.

-Chùa Đại Đăng: ở chân núi phía bắc núi Cánh Diều xã Đại Đăng. Phía trước trông ra hồ Bán
Nguyệt, gần đó có ngôi đình vuông. Đây là chốn danh lam trong huyện, cảnh đẹp thiên nhiên kỳ diệu.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Tịch Chân đến giáp địa giới huyện Yên Mô, qua Vó Kiều1 (cầu Vó),
Yên Kiều và cầu Ninh Bình đến thôn Phúc Am giáp giới huyện Gia Viễn, dài 2.084 trượng, rộng
1 trượng 2 thước.

-Một đường quan báo từ cầu Ninh Bình đến cầu Phúc Đăng ở thành tỉnh, dài 108 trượng, rộng
1 trượng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Ninh Bình đến đồn Phùng Thiện tổng Bồng Hải, dài 3.336 trượng, rộng
5 thước.

                                                     
1Vó, chữ Nôm trong nguyên văn.
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-Một đường nhỏ từ ngã ba xã Bích Đào, đi quanh đến bến đò thôn Yên Phú, dài 1.941 trượng
5 thước, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ cầu Phúc Đăng vòng quanh đến đường quan báo ở thôn Phúc Am, dài
144 trượng, rộng 1 trượng.

Đồn bảo:

-Đồn Phùng Thiện: đặt ở xã Phùng Thiện.

Văn từ:

-Miếu Văn thánh: đặt ở thôn Phúc Am.

-Văn từ: đền phủ, đặt ở xã Lịch Dương, đền huyện đặt ở xã Thiện Trạo.

Miếu nổi tiếng:

-Miếu Trần Thái Tông: tổng Vũ Lâm phụng thờ.

-Miếu Triệu Việt vương: ở xã Tiên Yên.

-Đền Nguyễn Giác Hải: ở xã Yên Vệ.

-Đền Trương Hán Siêu: ở thôn Phúc Am.

Đinh điền, thuế lệ:

-Dân số toàn huyện: 9.618 người.

-Ruộng công tư các hạng: 37.838 mẫu có lẻ.

-Thuế ruộng:
Nộp bằng tiền: 18.362 quan có lẻ.
Nộp bằng thóc: 37.931 hộc.

Lính giản: 934 người.

Huyện Yên Mô

Huyện Yên Mô1 là phủ thống hạt của phủ Yên Khánh.

Huyện lỵ đặt ở xã Quảng Phúc tổng Quảng Phúc, xung quanh đắp tường đất, đông tây đều dài 12
trượng, nam bắc đều dài 18 trượng, chu vi cộng chung dài 60 trượng. Tường cao 5 thước, dày 3 thước,
có 1 cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Kim Sơn. Phía tây giáp giới huyện Phụng Hoá. Phía nam giáp
giới hai huyện Nga Sơn và Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá. Phía bắc giáp giới huyện Yên Khánh.

Đông tây cách nhau 35 dặm. Nam bắc cách nhau 30 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 72 xã, thôn, trang, phường, ấp, trại (trong đó có 1 phường thuỷ cơ).

1-Tổng Yên Mô, 10 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Yên Mô 2.Thôn Càn xã Yên Mô 3.Xã Côi Trì2

4.Xã Quảng Công 5.Xã Cổ Lâm 6.Thôn Yên Tế xã Yên Tế
7.Thôn Trường Sinh xã Yên Tế 8.Xã Phượng Trì

                                                     
1Huyện Yên Mô: Đời Trần về trước là đất Mô Độ , thời thuộc Minh đặt làm huyện Yên Mô  thuộc

châu Trường Yên. Đời Lê Quang Thuận cũng gọi là huyện Yên Mô, thuộc phủ Trường Yên. Từ Mạc đến đầu
Nguyễn đều theo như thế. Năm Minh Mệnh 19 (1838) tách tổng Thần Phù huyện Nga Sơn thuộc Thanh Hoá
nhập vào huyện Yên Mô. Nay thuộc huyện Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

2Xã Côi Trì: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Thiên Trì . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng các từ tôn quý, đổi
là Côi Trì .
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9.Thôn Nội xã Lộc Động 10.Thôn Kênh Đào xã Lộc Động

2-Tổng Bạch Liên, 10 xã, thôn, trang:
1.Xã Bạch Liên 2.Xã Bồ Xuyên 3.Xã Trinh Nữ 4.Xã Trường Khê
5.Thôn Phác Cô xã Hoằng Trạch 6.Trang Hưng Hiền 7.Xã Mã Tiên
8.Xã Bình Hào 9.Xã An Diên 10.Thôn Hoàng Nê xã Hoằng Trạch

3-Tổng Lạn Khê, 9 xã, thôn:
1.Xã Lạn Khê 2.Thôn Mai và Thôn Bình Sơn xã Đới Sơn 3.Xã Liên Trì1

4.Xã Dưỡng Thiện2 5.Xã Đoài Khê 6.Xã Đam Khê 7.Xã Côi Khê
8.Xã Hải Nham 9.Thôn Khai Khẩn

4-Tổng Đàm Khánh, 13 xã, thôn, trang, phường:
1.Xã Đàm Khánh 2.Xã Trà Tu 3.Xã Quảng Nạp 4.Xã Lang Ca
5.Xã Lý Nhân 6.Xã Vân Tẩu 7.Xã Hải Nạp 8.Xã Quang Hiển
9.Thôn Khả Lạc 10.Xã Vĩnh Khương 11.Phường Thuỷ Cơ 12.Trang Phúc Sơn
13.Thôn Đội Ninh

5-Tổng Thổ Mật, 6 xã, thôn, trại:
1.Xã Thổ Mật 2.Xã Hương Nại 3.Thôn Nội xã Bình Hải 4.Xã Hà Thanh
5.Trại Trung Đồng 6.Thôn Ngoại xã Bình Hải

6-Tổng Yên Vân, 4 xã:
1.Xã Yên Vân 2.Xã Khương Thượng 3.Xã Phúc Nhạc 4.Xã La Bình

7-Tổng Quảng Phúc, 6 xã:
1.Xã Quảng Phúc 2.Xã Tiên Hưng 3.Xã Thọ Bình 4.Xã Hưng Hiền
5.Xã Khương Dụ 6.Xã Cổ Đà

8-Tổng Nén Khê, 6 xã:
1.Xã Nén Khê 2.Xã Vĩnh Lộc 3.Xã Phúc Lộc 4.Xã Khương Giang
5.Xã Quảng Từ 6.Xã Yên Sư

9-Tổng Thần Phù, 8 xã, thôn, ấp, trại:
1.Xã Ngọc Lâm 2.Xã Phù Sa 3.ấp Yên Lâm
4.Thôn Anh Tuỵ xã Anh Tuỵ 5.Xã Nhân Phẩm 6.Trại Bình Sa
7.Thôn Mai Xá 8.Thôn Đông Cao xã Anh Tuỵ

Phong tục:

Trong huyện đều là người Kinh. Kẻ sĩ đôn hậu chất phác mà cương nghị. Nhà nông chuộng gốc mà
cần kiệm. Người làm thợ không được tinh xảo lắm, người buôn không có vốn lớn, chỉ cố cho được sàn
sàn như nhau mà thôi. Cưới xin không câu nệ tháng nào, nhưng phần nhiều chọn vào các tháng mùa
đông. Làm đám tang, người nghèo thì để 1, 2 ngày đem chôn, người giàu có khi để cả 10 ngày mới
chôn. Hết tang thì chọn đất cải táng, gọi là "cát táng". Mùa xuân tế cầu phúc. Mùa thu tế dâng cơm
mới. Các lễ chúc mừng, điếu viếng trong năm cũng vừa mức hợp tình mà thôi. Người theo đạo Thiên
chúa giáo khoảng tháng giêng, tháng hai hàng năm làm lễ 47 ngày, gọi là lễ "Chi Thu lâm nạn"3, phàm
ăn uống rượu thịt, các trò vui chơi đều phải chịu phép cấm giới. Hết mười ngày thì đến tiết gọi là "Chi
Thu phục sinh". Bấy giờ mới giết thịt gia súc, cùng nhau ăn cỗ uống rượu vui vẻ. Người theo đạo lúc

                                                     
1Xã Liên Trì: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Trì . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm tên Triệu tổ

Nguyễn Kim, đổi là Liên Trì .
2Xã Dưỡng Thiện: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Thiên Dưỡng . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng từ tôn

quý, đổi là xã Dưỡng Thiện .
3Chi Thu , cũng như Gia Tô , đều là cách phiên âm chữ Jésus.
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sống chỉ ở một nhà, lúc chết chỉ chôn một lần1. Đó là tục riêng của dân đạo. Gián tòng tất cả có 20 xã,
thôn, phường là: Hải Nham, Quảng Nạp, Vĩnh Khương, Quảng Công, Cổ Lâm, Bạch Liên, Yên Diên,
Trường Khê, Bình Hào, Phù Sa, Mai Xá, Bình Sa, Phúc Nhạc, Yên Vân, La Bình, Liên Trì, Thiện
Dưỡng, Lạn Khê, Tiên Hưng, phường thuỷ cơ (phường chài). Nhà thờ đạo có 4 toà ở các xã thôn Bạch
Liên, Phù Sa, Yên Vân và Phúc Nhạc, nhưng chỉ nhà thờ ở Phúc Nhạc là khá to đẹp.

Sản vật:

Trong huyện lúa hè ít, lúa thu nhiều. Bông, đậu, ngô, khoai, dâu thì các xã thôn đều có, nhưng
không nhiều mấy. Riêng Đam Khê, Côi Khê là hai xã vùng núi có hoa cúc núi, có lệ nộp cống, nhưng
nhiều ít tuỳ năm.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông bắc, mưa nhỏ hơi lạnh. Tháng 3, 4 gió đông nam, mưa rào, trời ấm
dần. Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, khí nóng bốc lên. Tháng 7, 8 gió tây bắc thổi từng trận, có khi
mưa nhiều thành lụt, lại thêm thuỷ triều dâng cao, lúa má bị ngập lụt. Giao thời giữa mùa thu và mùa
đông trời thường âm u, lúc nắng lúc tạnh lúc mưa, thời tiết lạnh dần. Tháng 11, 12 gió bấc giá rét, có
khi có mưa đá. Đó là thời tiết bốn mùa.

Lúa thu cấy vào tháng 6, 7, tháng 10 thu hoạch. Lúa hè cấy vào tháng 11, 12, tháng 4, 5 năm sau
thu hoạch. Bông, khoai, ngô, đậu, dâu trồng trỉa vào tháng giêng, tháng hai, thu hoạch vào tháng 5. Đó
là thời vụ nhà nông. Khoảng tháng 10 có tiết rươi sinh (ngày 20 tháng 9 và ngày 5 tháng 10 đó là tiết
rươi sinh), thường có mưa to gió lớn, người ta thường hay mắc các chứng cảm sốt, khi nóng khi lạnh.
Vùng có khí lam chướng là các xã, thôn, trang: Lý Nhân, Vĩnh Khương, Phúc Sơn, Đội Ninh, Khả Lạc.
Các xã thôn còn lại thì địa thế đều là ẩm thấp. Tháng 4, 5 hơi nóng bốc lên ngột ngạt, dân thường hay
đau ốm.

Núi sông:

Trong huyện nhiều núi. Những núi có tên như núi Thiện Dưỡng ở xã Thiện Dưỡng, núi Hải Nham ở
xã Hải Nham, núi Khổng Cú ở xã Đàm Khánh, núi Ngọc Thỏ ở xã Bồ Xuyên, núi Bảng Sơn ở xã Yên
Mô, núi Xa Triệt ở xã Phượng Trì.

Núi Thiện Dưỡng: Thế núi cao đẹp dáng tròn, lên cao nhìn ra xung quanh thấy các núi khác đều
nhỏ. Đá núi màu xanh đậm, mài kỹ thì bóng mịn, người ta thường lấy để làm nghiên mực. Sử nhà
Minh chép: "An Nam có 21 ngọn núi có tiếng, đầu năm Hồng Vũ (1368) xếp vào hạng danh sơn được
bày tên ở đàn tế Giao. Năm thứ 3 (1370) sai quan đến tận nơi làm lễ tế, vẽ lại hình thế đem về". Núi
Thiện Dưỡng là một trong những núi đó.

Núi Hải Nham: An Nam chí lược chép là núi Vũ Lâm ở xã Hải Nham.

Núi Khổng Cẩu: ở xã Đàm Khánh. Hai bên là hai núi đá dựng đứng, liền sát nhau trông như 1 cây
cầu đá tự nhiên. Đường quan lộ đi ngang giữa núi. Đá trắng gập ghềnh như hình đầu cá, Địa dư chí của
Lê Quang Định2 chép núi Khổng Cẩu ở chỗ cửa núi giống như cái lờ đơm cá, tục gọi miệng lờ của sư
Không Lộ, tức là chỗ này.

Núi Ngọc Thỏ: Trong núi có một đường hang, người ta có thể đi qua được. Trên đỉnh núi có tảng đá
trông như một con thỏ cúi xuống bên bờ sông, cho nên có tên như vậy. Thời Lê Cảnh Hưng (1740-
1786) do núi ở gần cảng nên có người đã khắc 3 chữ "Ngọc Thỏ cảng" ở sườn núi.

Núi Bảng Sơn: Hình núi trông xa giống như một cái bảng, cho nên đặt là như vậy. Núi có chia ra
một nhánh nhỏ, gọi là núi Mạo Sơn.

                                                     
1Tức không cải táng.
2Tức sách Hoàng Việt nhất thống địa dư chí của Lê Quang Định.
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Núi Xa Triệt: Hình núi có 6 gờ, trông như những vết xe đi, cho nên gọi tên là núi "xa triệt" (vết
bánh xe). Lên cao nhìn xuống thấy các núi khác đều chạy về phiá nam, chỉ riêng núi này vọt lên cao ở
chính giữa, cảnh sắc tươi đẹp hiếm có. Từ ngoài biển nhìn vào thường lấy núi này làm mốc định
hướng. Dưới núi là thái ấp của công thần nhà Lê là Lê Niệm Thái, dân địa phương có dựng đền thờ, có
bia khắc ở vách núi.

Sông:

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Liên Trì qua ngã ba Trinh Nữ, Bồ Xuyên đến xã Nhân Phẩm tổng
Thần Phù giáp trang Chính Đại tỉnh Thanh Hoá, dài 4.047 trượng, rộng 5 trượng, sâu xấp xỉ 6 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Trinh Nữ qua sông Hổ (Hổ Hà) đến sông Càn Giang giáp xóm Tuy
Lộc huyện Kim Sơn dài 1.240 trượng, rộng 4 trượng, sâu 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Quang Hiển qua cầu Lý Nhân đến ngã ba Liên Trì, dài 3.203 trượng,
rộng 5 thước, sâu 2 thước 5 tấc.

-Một con suối nhỏ từ ngã ba Quang Hiển đến xã Đam Khê giáp giới huyện Yên Khánh, dài 900
trượng, rộng khoảng 3 trượng, sâu 2 thước 5 tấc.

-Một con suối từ ngã ba Yên Diên đến ngã ba xã Bồ Xuyên, dài 998 trượng, rộng 3 trượng, sâu 2
thước 5 tấc.

-Một con sông nhỏ từ xã La Bình đến Thổ Mật giáp trại Ninh Dật huyện Kim Sơn, dài 1.804 trượng,
rộng 8 trượng. Triều lên sâu 1 trượng 5 thước, nước triều xuống sâu 1 trượng 3 thước.

Danh thắng:

Trong huyện hạt chỉ có chùa núi Bích Động xã Đam Khê là danh thắng. Trong núi có động, nhũ đá
nhấp nhô, soi đuốc thấy sáng lấp lánh như pha lê. Ngoài cửa động có 2 núi nhỏ dựng đứng đối nhau,
gọi là núi Tam Quan. Người đi núi phải qua đây mới vào được trong động. Khoảng niên hiệu Vĩnh
Thịnh (1705-1719) có 2 nhà sư là Trí Kiên và Trí Thể đến tu tạo 3 ngôi chùa Thượng, Trung, Hạ ở
trong động, trên vách đá khắc hai chữ Bích Động, nay vẫn còn. Phía đông nam là núi Hải Nham, trong
núi có động Xuyên Thuỷ có thể đi lọt một chiếc thuyền nhỏ, cho nên còn gọi là bến đò Thạch Lương
(Cầu Đá).

Đường đi:

-Một đường quan báo từ sơn phận hai xã Lý Nhân, Trà Tu giáp núi Tam Điệp đến giáp giới huyện
Yên Khánh, dài 2.598 trượng, rộng từ 1 đến 3 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến xã Nhân Phẩm, giáp giới tỉnh Thanh Hóa, dài
2.087 trượng, rộng từ 5 thước đến xấp xỉ 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến xã Phúc Nhạc, giáp giới huyện Yên Khánh, dài
2.383 trượng, rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến đường cầu Nhân Lý trên đường quan báo, dài 1.905
trượng, rộng 4 thước.

Đồn luỹ:

Đồn Nhân Lý: đặt ở xã Nhân Lý.

Văn từ:

Đền huyện đặt ở thôn Thượng xã Yên Mô.

Miếu có tên:

Miếu hai vua Giản Định, Trùng Quang nhà Trần: ở xã Bồ Xuyên, dân sở tại phụng thờ.

Miếu Trần Thái Tông: Dân 2 xã Yên Mô, Trường Khê phụng thờ.
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Miếu Triệu Việt vương: xã Quảng Từ phụng thờ.

Đền áp Lãng Chân nhân: tổng Thần Phù phụng thờ.

Đền Trần Thái sư: xã Trà Tu phụng thờ.

Đền Lương Quận công: xã Đàm Khánh phụng thờ.

Đền thờ 4 vị thần Nam Hải: thôn Càn xã Yên Mô phụng thờ.

Đền Công chúa Liễu Hạnh: xã Lý Nhân phụng thờ.

Thuế lệ đinh điền:

Nhân đinh các hạng: 7.819 người.

Ruộng đất công tư các hạng: 29.430 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15.272 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 22.447 hộc.

Lính giản: 780 người.

Huyện Gia Viễn

Gia Viễn1 là huyện do phủ Yên Khánh thống hạt. Huyện lỵ đặt tại xã Đới Nhân tổng Đa Giá, xung
quanh xây tường đất, đông tây đều dài 14 trượng, nam bắc dài 14 trượng 1 thước, chu vi 56 trượng 2
thước. Tường đất cao 5 thước, trên rộng 3 thước, dưới rộng 6 thước, bên ngoài trồng tre gai làm thành
luỹ tre dầy tốt. Có 1 cửa trước.

Phủ hạt phía đông giáp hai huyện ý Yên và Phong Doanh tỉnh Nam Định. Phía tây giáp hai huyện
Yên Hoá và Phụng Hoá phủ Nho Quan. Phía bắc giáp huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội. Phía nam giáp
huyện Yên Khánh.

Đông tây cách nhau 32 dặm. Nam bắc cách nhau 21 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 91 xã, thôn, trang, trại, phường (trong đó có 12 phường chài).

1-Tổng Đa Giá, 6 xã, trang:
1.Xã Đa Giá Hạ 2.Xã Đới Nhân 3.Xã Cam Giá 4.Xã Phú Gia
5.Xã Lực Giá 6.Trang Kiêm Đa

2-Tổng La Mai, 7 xã, trang, phường:
1.Xã La Mai 2.Xã La Hộ 3.Xã La Vân2 4.Trang Bãi Trữ
5.Xã Bạch Cừ 6.Xã Trung Trữ 7.Phường Cam Giá

3-Tổng Kỳ Vĩ , xã:
1.Xã Kỳ Vĩ 2.Xã Hương áng 3.Xã Hoàng Sơn 4.Xã Phúc Sơn
5.Xã Dưỡng Khê 6.Xã Giá Hộ 7.Xã Giá Phú

                                                     
1Huyện Gia Viễn: Theo ĐNNTC, huyện Gia Viễn từ đời Trần về trước là đất 2 huyện Uy Viễn  và Lê Gia

. Thời thuộc Minh đổi huyện Lê Gia làm huyện Lê Bình , sau bỏ huyện Uy Viễn, đặt huyện Lê Bình
thuộc châu Trường Yên. Đời Lê Quang Thuận (1469) định các phủ châu huyện trong nước, hợp hai huyện Uy
Viễn và Lê Gia làm huyện Gia Viễn . Các triều sau đều theo như thế. Nay là huyện Gia Viễn tỉnh Ninh
Bình.

2Xã La Vân: Đầu đời Tự Đức về trước là xã La Cầu . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng chữ Cầu  (tên
huý của mẹ Định vương Nguyễn Phúc Thuần), đổi là La Vân .
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4-Tổng Trường Yên, 5 xã:
1.Xã Trường Yên Thượng 2.Xã Trường Yên Hạ 3.Xã Chi Phong
4.Xã Yên Thành 5.Xã Yên Trạch

5-Tổng Tri Hối, 8 xã, phường:
1.Xã Tri Hối 2.Xã Tuỳ Hối 3.Xã Thiện Hối 4.Xã Thần Thiệu
5.Xã Gián Khẩu 6.Xã Lãng Vân 7.Phường Cung Quế 8.Phường Tuỳ Hối

6-Tổng Đại Hữu1, 5 xã, phường:
1.Xã Đại Hữu2 2.Xã Điềm Giang 3.Phường Điềm Giang 4.Xã Vân Long
5.Xã Điềm Xá

7-Tổng Lê Xá,11 xã, thôn, trang, trại, phường:
1.Xã Lê Xá 2.Xã Lạc Khoái 3.Xã Sinh Dược 4.Xã Ngọc Động
5.Trại Độc Trang 6.Thôn Yên Xá 7.Xã Đông Khê 8.Xã Trà Đỉnh
9.Xã Chỉnh Đốn 10.Trang Xuân Trì 11.Phường Tĩnh Khê

8-Tổng Liên Đăng3, 9 xã, phường:
1.Xã Liên Đăng4 2.Xã Đoan Bình 3.Xã Trinh Phú 4.Xã Ngô Đồng
5.Phường Chân Mỹ 6.Xã Thần Lũy 7.Xã Chân Mỹ 8.Xã Bồ Đình
9.Phường Liên Đăng

9-Tổng Quan Vinh, 6 xã:
1.Xã Quan Vinh 2.Xã Ngô Khê 3.Xã áng Sơn 4.Xã áng Ngũ
5.Xã Đại áng 6.Xã Thanh Khê

10-Tổng Uy Viễn, 11 xã, phường:
1.Xã Uy Viễn 2.Xã Uy Tế 3.Xã Mai Hương 4.Xã Ngọc Nhuỵ
5.Xã Bích Sơn 6.Xã Giá Sơn 7.Xã Tạ Đường 8.Xã Hoàng Quyển
9.Xã Vô Giá 10.Phường Mai Hương 11.Phường Xích Thổ

11-Tổng Vân Cái, 9 xã, phường:
1.Xã Vân Cái 2.Xã Bái Ân 3.Xã Đồng Lạc 4.Xã Yên Chỉ
5.Xã Hữu Thường 6.Xã Lỗi Sơn 7.Xã Sơn Dược
8.Phường Bái Ân Thượng 9.Phường Bái Ân Hạ

12-Tổng Thanh Quyết, 7 xã, thôn, phường:
1.Xã Thanh Quyết 2.Xã Sơn Quyết 3.Xã Trà Lai 4.Xã Địch Lộng
5.Xã Cung Quế 6.Thôn Trì Động 7.Phường Thanh Quyết

Phong tục:

Dân trong huyện đều là người Kinh, làm các nghề nông, đánh cá, kiếm củi không giống nhau. Kẻ sĩ
chuộng khí tiết mà chất phác, nhà nông chăm giữ nghề gốc mà cần kiệm. Phụ nữ chăm dâu tằm canh
cửi, nhưng đều chỉ dệt được loại vải lụa thô. Người nghèo thì hái củi kiếm sống. Các phường thuỷ cơ
(phường chài) làm nghề chài lưới. Các việc cưới xin, tang ma cùng là đồ dùng ăn mặc đều đơn giản
tiết kiệm. Đại thể đó là phong tục chung của toàn huyện.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng và xã Đại Hữu: Đầu đời Tự Đức về trước là tổng và xã Đại Hoàng , đời Tự Đức đổi là Đại Hữu .
3Xem chú sát dưới.
4Tổng và xã Liên Đăng: Đầu đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Viên Đang . Từ năm Minh Mệnh 6

(1826) kiêng đồng âm chữ Đang (tên huý Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Đang, mẹ vua Minh
Mệnh), đổi là tổng và xã Liên Đăng .
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Trong huyện, theo đạo Thiên chúa giáo gián tòng: xã Đại Hữu, phường Điềm Giang, xã Trinh Phú,
xã Bồ Đình, phường Chân Mỹ, phường Liên Đăng, xã Hoàng Quyển, phường Xích Thổ, phường Mai
Hương, phường Bái Ân Thượng, phường Bái Ân Hạ, phường Tĩnh Khê, phường Lãng Vân, phường
Tuỳ Hối, phường Cung Quế, xã Thanh Quyết, phường Thanh Quyết. Toàn tòng: xã La Vân, xã áng
Sơn, phường Cam Giá, tất cả 20 xã, phường.

Sản vật:

Địa thế ẩm thấp, nhiều năm lụt lội. Lúa hè nhiều, lúa thu không có mấy. Trong đó có vài nơi đồng
điền hơi cao một chút nhưng cũng chỉ trồng được khoai, ngô, rau, dưa mà thôi. Riêng 12 phường chài
ở trên sông nước thường chuyên đánh bắt cá chép. Ngày trước thì còn có rươi (vào ngày 20 tháng 9,
mồng 5 tháng 10 là tiết rươi sinh), nhưng từ khi có huyện Kim Sơn đến nay, bờ biển ngày một ra xa,
nước ruộng chua lạnh, cho nên sản vật đáng kể chỉ còn có cá chép mà thôi.

Khí hậu:

Cũng như khí hậu huyện Yên Khánh. Duy hàng năm vào các tháng hè phần lớn có mưa, nước ở
thượng nguồn chảy về không lưu thông được, lúa má phần nhiều bị tổn hại. Khoảng tháng 8, 9 mưa
nhiều, có khi bị lụt lớn, dân phải gác cây làm sàn mà ở, nhà nọ sang nhà kia phải đi bằng thuyền. Đến
tháng 10 nước rút ra biển mới cày cấy được. Đại khái đó là khí hậu chung toàn huyện.

Núi sông:

Trong huyện có nhiều núi. Kể các núi có tên thì có núi Địch Lộng, núi Kẽm Trống ở xã Địch Lộng,
động Hoa Lư ở xã Uy Viễn, động Thổ Tích ở xã Vân Cái, động Xuyên Thuỷ, núi Mã Yên, núi Hoàn
Kỳ ở xã Trường Yên, núi Đa Giá ở xã Đa Giá.

-Núi Địch Lộng: Trong núi có động Nham Sơn, có 3 cửa vào. Trong động màu đá lung linh trong
suốt như pha lê. Bên trên tầng đá có vũng lõm, nước không bao giờ khô cạn. Giữa có tảng đá bên
ngoài có hình vẩy cá trong giống như con cá chép. Hai bên la liệt các phiến đá trông như những tấm
bình phong, gõ vào thì phát ra tiếng kêu như tiếng chuông tiếng khánh. Thạch nhũ rủ xuống có chỗ
trông như chiếc cột treo, có chỗ như hình vòi voi, có chỗ như hình ống, đặc biệt có một cái hang sâu
âm u, nhìn không thấy đáy, không ai dám vào. ở cửa động phía tây có ngôi chùa.

Núi Kẽm Trống: Trông xuống sông Hát Giang. Đối bờ là vùng núi xã Động Xuyên huyện Thanh
Liêm tỉnh Hà Nội. Núi mọc sát nhau, nước chảy qua ở giữa, tục gọi là Kẽm Trống.

Động Hoa Lư: Xung quanh núi đá dàn ra la liệt, ở giữa có một khoảnh đất bằng chừng 2 mẫu, có
khe nhỏ từ trong động chảy ra. Khe chảy qua thôn Sào Long xã Tri Hối, cho nên cũng gọi là khe Sào
Long, đổ xuống hạ lưu sông Hoàng Long tức là quê hương thời niên thiếu của Đinh Tiên Hoàng. Nay
trong động còn miếu thờ.

Động Thổ Tích: Động ở bên sườn núi, bên trong động lại chia làm 2 tầng. Tầng động trước có khe
hở, có ánh nắng rọi xuống. Tầng động sau rất tối, phải đốt đuốc mới biết lối mà vào. Động rộng có thể
chứa được vài trăm người. Nước trong hang động nhỏ xuống ngưng kết thành thạch nhũ lung linh kỳ
thú.

Động Xuyên Thuỷ: Tục gọi là Hang Luồn. Có ngôi chùa dựng ngang trên gò đá, hang động ở phía
dưới có dòng nước chảy qua, thuyền bè nhỏ có thể qua được, cảnh trí rất đẹp. Nhà địa lý phong thuỷ
gọi chỗ này là động Cầu Đá (Thạch Lương động). Bên cạnh có ngọn núi nhỏ trông giống hình người,
tục gọi là ngọn Trạng Nguyên. Đối diện với nó là một ngọn núi có những phiến đá chồng xếp lên nhau
trông giống cái giá sách, tục gọi là ngọn Hòm Sách (Thư Hàm phong).

Núi Mã Yên (núi Yên Ngựa): Hình núi trông giống cái yên ngựa nên gọi tên như vậy. Trên núi có
lăng vua Đinh [Tiên Hoàng].
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Núi Hoàn Kỳ: tức núi Kim Kê (Gà Vàng). Thế núi liền nhau một giải nên gọi núi Hoàn Kỳ. Chân
núi phía bắc có Lăng vua Lê [Đại Hành].

Núi Đa Giá: Vách núi hiểm trở nhiều hang vách.

Một sông lớn từ đồn Ninh Cương huyện Yên Hoá qua bến đò Khả Luật đến ngã ba Kênh Gà. Sông
này tính về huyện Gia Viễn, nhưng đất đai thuộc huyện Yên Hoá. Độ dài, rộng ghi ở bản đồ huyện
Yên Hoá1.

Một sông lớn từ bến đò phủ Nho Quan qua ngã ba Đồng Đinh đến ngã ba Kênh Gà. Sông này tính
về huyện Gia Viễn, nhưng đất đai thuộc huyện Phụng Hoá. Độ dài, rộng, ghi ở bản đồ huyện Phụng
Hoá2.

Một sông lớn từ ngã ba Kênh Gà qua sông Trường Yên ở Đại Hoàng đến ngã ba Gián Khẩu, dài
3.636 trượng. Trong đó:

 Đoạn sông từ Kênh Gà đến sông Trường Yên dài 2.426 trượng, rộng 40 trượng. Triều lên sâu
1 trượng 8 thước, triều xuống sâu 1 trượng 5 thước.

 Đoạn từ sông Trường Yên đến ngã ba Gián Khẩu dài 1.210 trượng, rộng 30 trượng. Triều lên
sâu 1 trượng, triều xuống sâu 8 thước.

Một sông lớn từ sông Thanh Quyết đến giáp giới huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội, qua Gián Khẩu
đến ngã ba Non Nước dài 4.409 trượng. Trong đó:

 Đoạn từ sông Thanh Quyết đến ngã ba Gián Khẩu dài 2.520 trượng, rộng 40 trượng. Triều lên
sâu 4 trượng, triều xuống sâu 3 trượng 8 thước.

Đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến ngã ba Non Nước dài 1.889 trượng, rộng 130 trượng. Triều lên
sâu 2 trượng, triều xuống sâu 1 trượng.

Một sông nhỏ từ ngã ba Đồng Đinh, qua các tổng Vân Cái, Lê Xá đến ngã ba Lạc Khoái, dài 2.671
trượng. Trong đó:

Đoạn sông từ tổng Vân Cái đến tổng Lê Xá dài 1.471 trượng, rộng 10 trượng. Triều lên sâu
5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

Đoạn sông từ tổng Lê Xá đến ngã ba Khoái Lạc dài 1.200 trượng, rộng 25 trượng. Triều lên sâu
1 trượng 2 thước, triều xuống sâu 1 trượng.

Một dòng khe nhỏ từ xã Giá Sơn đến ngã ba Liên Đăng dài 990 trượng, rộng 7 trượng. Triều lên sâu
5 thước, triều xuống sâu 3 thước.

Một dòng khe nhỏ gọi là khe Hoàng Long (Rồng Vàng) từ sông Trường Yên qua động Xuyên Thuỷ
đến xã Hương áng hợp lưu với khe Chiềng3, dài 1.400 trượng, rộng 4 trượng. Triều lên sâu
4 thước, triều suống sâu 2 thước.

Một dòng khe nhỏ gọi là khe Chiềng từ giáp giới tổng La Mai qua tổng Kỳ Vĩ đến giáp xã Cổ Loan
huyện Yên Khánh, dài 2.314 trượng, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 4 thước, triều xuống sâu 2 thước.

Một khe nhỏ (do bị lấp tắc, thuyền không đi qua được) từ xã Hoàng Quyển tổng Uy Viễn chảy
xuống xã Địch Lộng, dài 1.800 trượng, rộng 3 trượng. Triều lên sâu 3 thước, triều xuống sâu 1 thước.

Danh thắng:

-Chùa Cổ Am: Trong huyện hạt, ở phía tây động Nham Sơn xã Địch Lộng có ngôi chùa nhân theo
vách núi mà dựng, hợp cảnh tự nhiên. Đời bản triều, năm Minh Mệnh thứ 2 (1821) vua ngự giá Bắc
tuần có lên núi vãn cảnh chùa. Năm thứ 3 (1822) ban cho chùa 4 pho tượng Phật thếp vàng và 50 lạng

                                                     
1Trên bản đồ huyện Yên Hoá ghi sông này dài 3.000 trượng, rộng 30 trượng.
2Trên bản đồ huyện Phụng Hoá ghi sông này dài 2.636 trượng, rộng 24 trượng.
3Khe Chiềng, chữ Nôm trong nguyên văn: .
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bạc. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) vua ngự giá Bắc tuần, sai quan giữ thành1 vẽ bản đồ dâng lên vua ngự
lãm, ban cho 100 quan tiền.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Cam Giá đến bến đò Thanh Quyết, dài 2.695 trượng, rộng 8 thước.

-Một đường quan báo từ trạm Ninh Đa đến bến đò La Mai, thông đến tỉnh Nam Định, dài 280
trượng rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Gián Khẩu giáp đường quan báo đến bến đò Ngô Đồng, dài 3.200 trượng,
rộng 4 thước.

Văn từ: đền huyện đặt ở xã Đa Giá.

Danh miếu:

-Miếu vua Đinh Tiên Hoàng: xã Trường Yên Thượng phụng thờ.

-Miếu vua Lê Đại Hành: xã Trường Yên Hạ phụng thờ.

-Đền Nguyễn Minh Không: 2 xã Điềm Giang, Điềm Xá phụng thờ.

-Đền thần An Quốc: xã Đa Giá phụng thờ.

-Đền thần Quảng Uyên: xã Chi Phong phụng thờ.

Đinh điền thuế lệ:

Nhân số toàn huyện: 3.873 người.

Ruộng đất công tư các hạng: 38.352 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.834 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 28.148 hộc có lẻ.

Tuyển lính: 310 người.

Huyện Kim Sơn

Kim Sơn2 là huyện do phủ Yên Khánh thống hạt. Huyện lỵ đặt tại xóm Quy Hậu tổng Quy Hậu.
Chung quanh đắp tường đất, hai chiều nam bắc mỗi chiều đều dài 15 trượng 7 thước, hai chiều đông
tây đều dài 17 trượng. Chu vi 65 trượng 4 thước, cao 5 thước, dầy 1 trượng, bốn mặt đều có hào rộng 1
trượng, sâu 3 thước 3 tấc.

Huyện hạt phía đông giáp biển, phía tây giáp huyện Yên Mô, phía nam giáp huyện Tống Sơn tỉnh
Thanh Hoá, phía bắc giáp huyện Yên Khánh.

Đông tây cách nhau 14 dặm. Nam bắc cách nhau 36 dặm.

Huyện có 7 tổng gồm 63 lý (xóm), ấp, trại, giáp, phường (trong đó có 1 phường thuỷ cơ).

1-Tổng Chất Thành, 15 lý (xóm), ấp, trại, giáp:
1.Xóm Chất Thành 2.ấp Quyết Bình 3.Trại Cách Tâm 4.Trại Huệ Địch
5.Giáp Lưu Thanh 6.Giáp Như Đăng 7.Trại Năng An 8.Trại Xuân Hồi
9.Giáp Thành Đức 10.Trại Cộng Nhuận 11.Trại Quân Triêm 12.Trại Mông Hưu

                                                     
1Tức quan tỉnh Ninh Bình.
2Huyện Kim Sơn: Vùng đất ven biển phía đông nam tỉnh Ninh Bình, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ cho di dân

đến khai hoang lập ấp, từ năm Minh Mệnh 10 (1829) vua cho lập thành huyện mới gọi là huyện Kim Sơn
. Nay vẫn là huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.
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13.Trại Dũng Thuý 14.Trại Hàm Phu 15.Trại Chỉ Thiện

2-Tổng Hồi Thuần, 12 ấp, trại, giáp, phường, vạn:
1.ấp Hồi Thuần 2.ấp Tức Hiêu 3.Trại Tuân Hoá 4.Giáp Hy Nhiên
5.Trại Định Hướng 6.Vạn Trực Độ 7.ấp Dục Đức 8.Trại Đồng Nhân
9.Trại Dĩ Ninh 10.ấp Dưỡng Điềm 11.Trại Đạo Cự 12.Phường Thuỷ Cơ

3-Tổng Quy Hậu, 10 lý (xóm), ấp:
1.Xóm Quy Hậu 2.ấp Tôn Đạo 3.ấp Chí Tĩnh 4.ấp Như Độ
5.ấp Hoà Lạc 6.ấp Khiết Kỷ 7.Trại Hiếu Nghĩa 8.Trại Tuần Lễ
9.Giáp Hàm Ân 10.ấp Duy Hoà

4-Tổng Hương Đạo, 9 lý (xóm), ấp, trại:
1.Xóm Hương Đạo 2.ấp Kiến Thái 3.Trại Trung Quy 4.ấp Lạc Thiện
5.Trại Thủ Trung 6.Trại Phúc Điền 7.Trại Bảo Quang 8.ấp Đồng Đắc
9.ấp ứng Luật

5-Tổng Tự Tân, 9 ấp, trại:
1.ấp Tự Tân 2.ấp Phu Vinh 3.ấp Lưu Hương 4.ấp Thượng Kiệm
5.Trại An Thổ 6.ấp Phát Diệm 7.ấp Trì Chính 8.Trại Mật Như
9.Trại Ninh Dật

6-Tổng Tuy Lộc, 6 xóm (lý), ấp:
1.Xóm Tuy Lộc 2.ấp An Thành 3.ấp Văn Hải 4.ấp Yên Bình
5.ấp Yên Hoà 6.Trại Tuy Định

7-Tổng Lai Thành, 3 ấp:
1.ấp Lai Thành 2.ấp Hoài Lai 3.ấp Tuy Lai

Phong tục:

Kẻ sĩ chuộng văn học mà tiết kiệm. Nhà nông chăm cấy trồng nhưng lại xa hoa. Nghề thợ không
tinh xảo lắm. Buôn bán thì không có thuyền buồm to lớn, chỉ có những thuyền nan nhỏ bé chèo đi
buôn bán trong huyện mà thôi. Cưới hỏi phần nhiều vào các tháng mùa đông. Đám tang thường để 3-4
ngày mới chôn, nhưng chỉ là chôn tạm (hung táng). Sau 3 năm chọn thế đất tốt cải táng, gọi là cát táng.
Đầu xuân làm lễ cầu phúc, khao lão. Giữa thu (tháng 8) làm lễ tế thu. Tháng 9 lúa chín làm lễ thường
tân (cúng cơm mới). Các lễ chúc mừng, điếu viếng trong năm thì cũng như các huyện khác. Riêng dân
theo đạo Thiên chúa giáo thì vào tháng 1, 2 hàng năm, trong khoảng 47 ngày gọi là "tiết Chi Thu
Thiên chúa giáo lâm nạn". Những ngày này phàm các thức như rượu, thịt, các trò vui chơi đều phải
kiêng. Đến ngày thứ 47 gọi là "Chi Thu phục sinh" (Gia Tô phục sinh). Đến hết ngày hôm ấy mới giết
lợn làm cỗ bàn ăn uống chúc mừng nhau. Đó là chỗ khác nhau về phong tục giữa bên lương và bên
đạo. Trong huyện theo Thiên chúa giáo gián tòng: Quân Triêm, Quyết Bình, Hàm Phu, Mông Hưu,
Năng An, Dũng Thuý, Thành Đức, Huệ Địch, Xuân Hồi, Cộng Nhuận, Cách Tâm, Lưu Thanh, Dưỡng
Điềm, Dĩ Ninh, Đồng Nhân, Tuân Hoá, Dục Đức, Hồi Thuần, Tự Tân, Phu Vinh, Lưu Hương, Trì
Chính, Lai Thành, Tuy Lai, Hoài Lai, Hương Đạo, ứng Luật, Kiến Thái, Quy Hậu, Tuân Đạo, Hiếu
Nghĩa, Duy Hoà, Khiết Dĩ, Hàm Ân, Hoà Lạc, Chí Tĩnh. Các nơi theo Thiên chúa giáo toàn tòng: Đạo
Cự, Phát Diệm, Như Đăng, Hy Nhiên. Tất cả 41 xóm (lý), ấp, trại, giáp. Có 5 nhà thờ đạo ở Phát Diệm,
Cách Tâm, Dưỡng Điềm, Hương Đạo, Tuân Đạo, nhưng nhà thờ Phát Diệm là to đẹp hơn cả.

Sản vật:

Trong huyện đều cấy lúa thu. Những nơi chân ruộng hơi cao, rải rác cũng có chỗ trồng dâu, khoai,
đạo mạch. Ruộng bùn vùng gần biển phần nhiều trồng cây cói. Các sản vật vùng biển có vịt, lươn,
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tôm, cua và rươi (ngày 20 tháng 9 và ngày 5 tháng 10 khi nước thuỷ triều tràn vào đồng ruộng thì rươi
từ dưới đất chui lên, người ta đặt túi vải ở dưới dòng nước để hứng bắt, nhưng nhiều ít tùy từng năm).

Khí hậu:

Tháng giêng, hai gió đông bắc, mưa dầm, trời lạnh. Tháng 3, 4 gió đông nam, có khi mưa rào, nước
sông lúc này ngọt dần có thể uống được. Tháng 5, 6 gió nam thổi mạnh, trời nắng nóng. Tháng 7, 8
thường có gió tây nam, mưa rào gió trận, cũng có khi mưa dầm, nước dồn thành úng lụt, nhưng do gần
biển nên chóng tiêu úng. Cũng có khi thuỷ triều dâng mạnh, đồng ruộng lúa má bị thiệt hại. Giao thời
giữa mùa thu và đông trời thường âm u, lúc mưa lúc tạnh. Lúc này nước lũ ngập bằng mặt nước biển,
hải triều dâng tràn làm cho nước bị chua không uống được, các nơi ven biển phải đắp đê ngăn nước
mặn. Ngày 20 tháng 9 và ngày 5 tháng 10 nước sông dâng lên, đó là tiết rươi sinh (hai ngày này
thường có mưa, tục gọi là nước rươi, mưa rươi). Tháng 11, 12 gió bấc rét buốt, đất lạnh như đóng
băng, lúc này thường có mưa tuyết. Khí hậu hàng năm nóng lạnh đại khái như vậy. Thời vụ làm nông
thì trong huyện đều là ruộng lúa thu, vùng gần biển xuống cấy vào tháng 4, 5, đến tháng 8, 9 thu
hoạch, gọi là lúa sớm (tục gọi là chiêm đông), vùng gần nước ngọt thì tháng 6 xuống cấy, tháng 10 thu
hoạch, gọi là lúa muộn (tục gọi là lúa mòng). Thời vụ cấy lúa sớm muộn đại khái như vậy. Khí lam
chướng thì vùng ven biển không có, nhưng một vài nơi có khi có nước độc do nước lũ mùa hè từ
thượng nguồn ở huyện Gia Viễn đổ xuống mà gây nên. Đó là do khí đất ở vùng đất mới bồi còn nhiều
ẩm thấp, nhân dân phần nhiều mắc bệnh thời khí như ung nhọt, phù thũng1. Thuỷ triều mỗi tháng 2
lần, riêng tháng 2 và tháng 8 mỗi tháng 3 lần.

Sông suối:

-Một dòng gọi là Tân Giang, từ trại Ninh Dật qua ấp Trì Chính đổ xuống sông Đài Giang, dài 2.456
trượng 3 thước 3 tấc, rộng 10 trượng 8 thước. Triều lên sâu 1 trượng 8 thước, triều xuống sâu 1 trượng
5 thước.

-Một dòng gọi là Kiền Giang từ ấp Tuy Lộc đổ xuống sông Đài Giang, dài 965 trượng 4 thước, rộng
4 trượng. Triều lên sâu 5 thước, triều xuống sâu 2 thước.

-Một dòng từ Khe Vực đến ấp Lạc Thiện đổ vào sông Đài Giang, dài 1.270 trượng 5 thước, rộng
12 trượng 5 thước. Triều lên sâu 1 trượng 5 thước, triều xuống sâu 1 trượng 2 thước.

-Một dòng gọi là Khe ¤ từ ấp Tôn Đạo qua các ấp Như Độ, Hoà Lạc đổ vào sông Đài Giang, dài
2.103 trượng 4 thước, rộng 3 trượng 2 thước 8 tấc. Triều lên chỉ sâu 3 thước 7 tấc.

-Một dòng gọi là Khe Giới, từ trại Hàm Phu đến trại Dĩ Ninh đổ vào sông Đài Giang, dài 1.080
trượng, rộng 3 trượng 9 thước. Triều lên sâu 3 thước 8 tấc, triều xuống sâu 1 thước 2 tấc.

-Một dòng gọi là Khe Hưng Hiền ở địa phận tổng Chất Thành. Đầu nguồn lâu ngày đất bồi nay đã
cạn khô chỉ còn lại dấu tích cũ mà thôi. Dài 453 trượng 3 thước.

-Một dòng gọi là Khe Quét từ Tuân Lộ2 đến ấp Hồi Thuần đổ vào sông Đài Giang, dài 2.452 trượng
rộng 3 trượng 2 thước. Triều lên sâu 4 thước 2 tấc, triều xuống sâu 3 thước 2 tấc.

-Một dòng gọi là Ân Giang từ tổng Chất Thành chảy ngang trong huyện đến tổng Lai Thành, dài
3.099 trượng 7 thước 5 tấc rộng 4 trượng, triều lên sâu 1 trượng 5 thước 2 tấc, triều xuống sâu 6 thước
3 tấc.

                                                     
1Ngv.: độc cước , tức bệnh cước khí, bàn chân phù thũng, kẽ chân bị rộp nước viêm loét.
2Tuân Hoá, ngv. chép Tuân Lộ, nhưng trên bản kê thôn ấp và trên bản đồ kèm theo chỉ thấy trại Tuân Hoá (tổng

Hồi Thuần), không có tên Tuân Lộ.
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Đường đi:

-Một đường nhỏ phía đông từ tổng Chất Thành qua Hồi Thuần, Quy Hậu, Hương Đạo, Tự Tân, Tuy
Lộc đến tổng Lai Thành dài 2.645 trượng 2 thước 5 tấc 5 phân, rộng 5 thước.

-Một đường đê cự lĩnh từ tổng Chất Thành đến tổng Tuy Lộc, dài 2.490 trượng 9 thước 2 tấc, rộng 1
trượng, cao 5 thước.

-Một đường đê ân từ tổng Chất Thành đến tổng Lai Thành dài 3.587 trượng 7 thước, rộng 1 trượng
cao 3 thước.

Đồn bảo:

-Bảo Chất Thành: ở xóm Chất Thành.

-Tấn Trì Chính: ở ấp Trì Chính.

Văn từ:

-Đền huyện đặt ở ấp Như Độ.

Đinh điền, thuế lệ:

Dân số các hạng: 2.499 người.

Ruộng đất công tư các hạng: 25.726 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 19.597 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 11.313 hộc có lẻ.

Tuyển lính: 195 người.

Phủ nho quan

Phủ hạt1 ở về phía tây bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý hai huyện Phụng Hoá, Lạc Yên, thống hạt huyện
Yên Hoá.

Phủ lỵ đặt ở xã Lãng Phong tổng Lãng Phong. Phía trước có 1 dòng sông, từ giữa lòng sông [về
phía bên kia] thuộc về huyện Gia Viễn. Hai bên trái và phải [phủ lỵ] đều có dân ở, nhà cửa đông đúc.
Phía sau là ruộng sâu. Thành trong thành ngoài đều đắp tường đất thấp nhỏ, trên mặt tường trồng tre
gai rất dày, bên ngoài cũng trồng tre gai xanh tốt. Trên mặt thành trong ở bốn góc cả hai bên tả hữu
mỗi góc đặt một pháo đài. Chiều dọc thành dài 17 trượng 1 thước, chiều ngang dài 21 trượng.

Phủ hạt phía đông giáp hai phủ Yên Khánh, Gia Viễn, phía tây giáp hai huyện Cẩm Thuỷ, Quảng
Tế tỉnh Thanh Hoá, phía nam giáp huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá, phía bắc giáp huyện Mỹ Lương
tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 59 dặm. Nam bắc cách nhau 86 dặm.

Phủ kiêm lý huyện Phụng Hoá, kiêm nhiếp huyện Lạc Yên, cả 2 huyện này cộng 8 tổng:

1-Huyện Phụng Hoá, 4 tổng:
1.Tổng Lãng Phong 2.Tổng Yên Lạc 3.Tổng Văn Luận 4.Tổng Quỳnh Lưu

2-Huyện Lạc Yên, 4 tổng:

                                                     
1Phủ Nho Quan: Đời Trần là thuộc lộ Trường Yên, sau đổi trấn Thiên Quan . Năm Quang Thuận 10 (1469)

định lại các phủ châu huyện, đặt riêng phủ Thiên Quan gồm 3 huyện Ninh Hoá  (sau đổi Yên Hoá ),
Lạc Thổ , Phụng Hoá . Các triều sau vẫn theo như thế. Đời Tự Đức tránh chữ Thiên  (1861) là từ
tôn quý, đổi làm phủ Nho Quan . Nay là đất huyện Nho Quan, một phần huyện Gia Viễn tỉnh Ninh
Bình, và huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình.
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1.Tổng Lạc Thành 2.Tổng Lạc Đạo 3.Tổng Lạc Nghiệp 4.Tổng Lạc Thiện

Thống hạt:

3-Huyện Yên Hoá, 4 tổng:
1.Tổng Bất Một 2.Tổng Đề Cốc 3.Tổng Vô Hốt 4.Tổng Xích Thổ

Phong tục:

Trong phủ hạt nửa số là người Kinh nửa số là người Thổ (Mường). Người Kinh thì đôn hậu, cần cù,
chất phác, quả cảm có thừa. Làm nông gặt hái xong thì vào rừng hái củi đốt than. Người Thổ (Mường)
tập tính mạnh tợn, phần nhiều thích săn bắn, không đi học. Riêng các Thổ hào, Thổ mục cũng có
người đón thầy về dạy học. ăn mặc thì thích trang sức hoa văn. Thờ thần Phật đơn giản tiết kiệm,
nhưng cưới xin tang ma lại xa xỉ. Tập tục khi ốm đau chỉ tin thầy mo, không tin thầy thuốc. Dân chúng
hầu hạ các hào mục thì không kể tốn phí, không quản mệt nhọc, một lòng yêu kính, người Kinh không
dễ có được đức ấy.

Trong phủ hạt người theo Thiên chúa giáo thì huyện Phụng Hoá có 5 xã, huyện Lạc Yên 2 xã,
huyện Yên Hoá 5 xã.

Sản vật:

Trong phủ hạt nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dâu, đay, đậu, ngô đều có, nhưng không nhiều lắm. Lâm sản
thì huyện Lạc Yên vài nơi có mật ong, sa nhân, tre hoa. Hai huyện Yên Hóa, Phụng Hoá có củ mài, sắn
dây, tre vầu, nứa, gỗ tạp, chỉ là các sản vật tầm thường mà thôi.

Khí hậu:

Đất vùng lũng núi rừng, khí lam chướng hơi nặng. Khí hậu giá lạnh. Người Thổ (Mường) ở nhà
sàn1, không đốt củi than. Người Kinh thì ở nhà lều2, cày cấy mùa màng thì cũng như các nơi khác.

Núi sông:

Trong phủ hạt nhiều núi, nhưng kể núi có tên thì huyện Yên Hoá có núi Mã Hương, huyện Phụng
Hoá có núi Mã Thiên, núi Chân Lại, núi Sơn Âm, huyện Lạc Yên có núi Thạch Bi, núi Ngọc Lâu, núi
Tức Tranh, núi Bình Kiệm, núi Vũ Lao.

-Một con khe nhỏ phát nguồn từ xã Phong Phú đến bảo Hoành Giang thông ra sông Mã tỉnh Thanh
Hoá (lòng khe khô cạn nhiều cát đá, thuyền bè không đi được).

-Một dòng sông lớn từ bến đò phủ lỵ qua ngã ba Đồng Đinh đến ngã ba Kênh Gà. Sông này tính về
huyện Gia Viễn, nhưng đất thuộc huyện Phụng Hoá.

-Một dòng sông lớn từ bảo Ninh Cương huyện Yên Hoá qua huyện lỵ Yên Hoá đổ xuống ngã ba
Kênh Gà huyện Gia Viễn. Sông này tính về huyện Gia Viễn, nhưng đất thuộc huyện Yên Hoá.

Danh thắng:

Trong phủ chỉ có chùa núi Tam Động huyện Yên Hoá.

Đường đi:

Trong phủ hạt nhiều đường nhỏ đường nhánh, xem phần ghi về các huyện.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam, qua hai tổng Bất Một, Vô Hốt đến huyện lỵ Yên
Hoá, dài 739 trượng 5 thước, rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam, qua hai tổng Văn Luận, Quỳnh Lưu đến đường quan
lộ huyện Yên Mô dài 8.293 trượng, rộng 5 thước.

                                                     
1Ngv.: băng , trong sách này cũng dùng chữ  (sạn) để chỉ nhà sàn.
2Ngv.: lư thất , tức là kiểu nhà trệt ở đồng bằng, không có sàn.
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-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua hai tổng Lãng Phong, Yên Lạc đến xã Phong Phú
huyện Lạc Yên, quanh co dài 21.592 trượng 5 thước (do miền chân rừng cây cối rậm rạp, đường nhỏ
gập ghềnh).

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông bắc đến ấp Yên Lương quanh co dài 6.795 trượng
6 thước.

Đồn bảo:

-Bảo Ninh Cương: ở xã Chi Nê.

-Bảo Chống Khế: ở xã Quy Hậu.

-Bảo Mỹ Hoà: ở xã Mỹ Hoà.

-Bảo Địch Giáo: ở xã Địch Giáo.

-Bảo Đồn Cỏ: ở xã Văn Lãng.

-Bảo Hoành Giang: ở xã Tân Mỹ.

Văn từ:

[Đền phủ] dựng ở xã Lãng Phong huyện Phụng Hoá.

Danh miếu:

-Đền thần Cao Sơn: Xã Yên Lão huyện Phụng Hoá phụng thờ.

Đinh điền, thuế lệ:

Dân số các hạng: 7.175 người.

Ruộng đất công tư các hạng: 15.396 mẫu có lẻ.

Thuế các hạng cả năm:

-Nộp bằng tiền: 11.663 quan có lẻ.

-Nộp bằng thóc: 6.415 hộc có lẻ.

Chọn lính: 114 người.

Huyện Phụng Hoá

Huyện Phụng Hoá1 do phủ Nho Quan kiêm lý. Phía đông giáp hai huyện Gia Viễn, Yên Hoá. Phía
tây giáp huyện Lạc Yên và huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá. Phía nam giáp huyện Yên Mô, và
huyện Tống Sơn tỉnh Thanh Hoá. Phía bắc giáp hai huyện Lạc Yên và Yên Hoá.

Đông tây cách nhau 20 dặm. Nam bắc cách nhau 72 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 30 xã, thôn, ấp, trại2:

1-Tổng Lãng Phong, 7 xã (đều người Kinh):
1.Xã Lãng Phong 2.Xã Phúc Lương 3.Xã Yên Thị 4.Xã Ngọc ống
5.Xã Yên Trị 6.Xã Yên Mông 7.Xã Phú Lai

2-Tổng Yên Lạc, 7 xã, ấp (đều là người Thổ [Mường]):
1.Xã Yên Lạc 2.Xã Thượng Lũng 3.Xã Hiệu Lũng 4.ấp Yên Lương
5.Xã Chân Lại 6.Xã Lạc Thuỷ3 7.Xã Phù Vệ

                                                     
1Huyện Phụng Hoá: Tên huyện thuộc phủ Thiên Quan đặt năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Nay

thuộc huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình.
2Chữ , QV: ô cống  = cống.
3Xã Lạc Thuỷ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Lạc Tuyền . Từ 1841 kiêng đồng âm tên huý của Thiệu Trị,
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3-Tổng Văn Luận, 7 xã (đều là người Kinh):
1.Xã Văn Luận 2.Xã Yên Lại 3.Xã Phú Khố 4.Xã Lai Các
5.Xã Kỳ Lão 6.Xã Yên Lão 7.Xã Chi Cái

4-Tổng Quỳnh Lưu 9 xã, thôn, trại (đều là người Kinh):
1.Xã Quỳnh Lưu 2.Xã Phúc Lai 3.Xã Yên Cư 4.Trại Phú ốc
5.Trại Đại Phong 6.Xã Châu Bạc 7.Xã Yên Bạc 8.Trại Mộc Hoàn
9.Trại Quang Lối

Phong tục:

Người Kinh ở ba tổng Lãng Phong, Văn Luận, Quỳnh Lưu phần lớn quả cảm, kẻ sĩ chăm học, nhà
nông thì ra sức cấy cầy, chịu nộp tô thuế. Khi xong việc nông thì vào rừng hái củi đốt than kiếm sống.
Tục cưới xin tang ma cúng tế và cách thức ăn mặc cũng như các huyện khác. Người Thổ (Mường) ở
tổng Yên Lạc tính tình mạnh tợn, giỏi bắn nỏ, thích săn bắn. Chỉ có Thổ hào, Thổ mục đón thầy về dạy
học. Quần áo thì chuộng trang sức hoa văn. Thờ thần Phật thì tiết kiệm, nhưng cưới xin tang ma thì xa
xỉ. ốm đau thì chỉ tin vào thầy mo, không tin thầy thuốc. Dân chúng hầu hạ các hào mục thì không kể
đến phí tổn, không quản mệt nhọc, một lòng yêu kính, cái đức ấy thì người Kinh cũng chưa dễ có
được. Theo Thiên chúa giáo trong huyện chỉ có 5 xã là Văn Luận, Yên Bạc, Quỳnh Lưu, Phúc Lai và
Yên Cư mà thôi.

Sản vật.

Trong huyện lúa thu nhiều, lúa hè ít. Dâu, đay, ngô, đậu thì các nơi đều có, nhưng không nhiều
lắm. Lâm sản có củ mài, sắn dây, nứa, gỗ tạp, các sản vật tầm thường mà thôi.

Khí hậu:

Đất vùng lũng núi rừng, khí lam chướng hơi nặng. Khí đất lạnh nhiều. Không kể là mùa thu hay
mùa đông, trời thường âm u, mây tụ thành mưa. Dẫu thời tiết là mùa xuân hay mùa hè thỉnh thoảng
vẫn có mưa rào, khí nóng bốc lên kết thành mù, khí độc đáng sợ, hàng ngày đến gần trưa mới thấy
hửng trời. Vì thế người Thổ (Mường) ở nhà sàn, không đốt củi than. Còn người Kinh thì ở nhà lều,
công việc cầy cấy mùa màng thì cũng như các huyện khác.

Sông núi.

Trong hạt nhiều núi, nhưng có tên chỉ có núi Mã Thiên ở xã Phúc Lai, núi Sơn Âm ở ấp Yên Lãng,
núi Chân Lại ở xã Chân Lại.

-Núi Mã Thiên: Tương truyền vua Đinh Tiên Hoàng khi còn nhỏ dẫn trẻ con chăn trâu đến đây làm
trò chơi đánh trận, người đời sau dựng miếu thờ ở núi này1.

-Núi Sơn Âm: Có dòng suối chảy quanh, núi non la liệt, đường leo núi quanh co, cây cối um tùm,
rất hiểm trở.

-Núi Chân Lại: Gần [về phía bắc] có các núi Hiệu Lũng, Thượng Lũng. Sông Lãng Phong bắt nguồn
từ đây.

-Một dòng sông lớn từ bến đò huyện lỵ qua [ngã ba] Đồng Đinh đến ngã ba Kênh Gà. Đất thuộc
bản huyện hạt, nhưng sông thì tính về huyện Gia Viễn. Sông dài 2.636 trượng, rộng 24 trượng. Triều
lên sâu 1 trượng 2 thước, triều xuống sâu 1 trượng.

                                                    
đổi là xã Lạc Thuỷ .

1Tục gọi núi này là núi Vua Đinh.
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Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua hai tổng Văn Luận, Quỳnh Lưu đến giáp
đường quan lộ huyện Yên Mô, dài 8.293 trượng, rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam đến bến đò Lãng Phong dài 64 trượng 5 thước,
rộng 5 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến Hoành Giang, dài 6.951 trượng 5 thước. Vì đi
qua rừng cây rậm rạp, nên đường này gồ ghề, nhỏ hẹp, quanh co.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc đến ấp Yên Lương, dài 6.795 trượng 6 thước.

-Một đường nhỏ từ xã Văn Luận đến xứ Cuốn Đá, thông sang hai huyện Thạch Thành, Tống Sơn
tỉnh Thanh Hoá, dài 4.105 trượng.

-Một đường nhỏ từ xã Yên Lại đến xứ Cuốn Chim, thông đến giáp huyện Tống Sơn tỉnh Thanh
Hoá, dài 9.532 trượng 5 thước.

Văn từ.

Đền phủ đặt ở xã Lãng Phong.

Miếu có tên:

-Đền thần Cao Sơn: xã Yên Lão phụng thờ.

Đinh điền, thuế lệ:

Nhân số các hạng: 1.253 người.

Ruộng đất công tư: 5.611 mẫu có lẻ.

Thuế hàng năm:

-Nộp bằng tiền: 2.681 quan có lẻ.

-Nộp bằng thóc: 1.948 hộc có lẻ.

Huyện Lạc Yên

Huyện Lạc Yên1 do phủ Nho Quan kiêm nhiếp.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Phụng Hoá. Phía tây giáp châu Đà Bắc tỉnh Hưng Hoá. Phía nam
giáp hai huyện Cẩm Thuỷ, Quảng Tế tỉnh Thanh Hoá. Phía bắc giáp huyện Thanh Thuỷ tỉnh Hưng
Hoá.

Đông tây cách nhau 103 dặm. Nam bắc cách nhau 65 dặm.

Lỵ sở nguyên đặt ở xã Vụ Bản. Năm Tự Đức thứ 9 (1856) huyện do phủ kiêm nhiếp nên bỏ
huyện lỵ.

Huyện có 4 tổng, gồm 50 xã (đều là người Thổ [Mường]):

1-Tổng Lạc Thành, 13 xã:
1.Xã Hoài Ân 2.Xã Yên Nghiệp 3.Xã Tân Mỹ 4.Xã Tức Mặc
5.Xã Vụ Bản 6.Xã Vụ Nông 7.Xã Hưng Nhượng 8.Xã Bỉnh Chân
9.Xã Vũ Lao 10.Xã Đa Phúc 11.Xã Bình Cảng 12.Xã Hiếu Nghĩa
13.Xã Ngọc Lâu

                                                     
1Huyện Lạc Yên: Tên huyện đặt năm Quang Thuận 10 (1469) là huyện Lạc Thổ  thuộc phủ Thiên Quan.

Các triều sau vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh 17 (1836) đổi là huyện Lạc Yên . Nay là huyện Lạc Sơn
tỉnh Hoà Bình.
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2-Tổng Lạc Đạo, 14 xã:
1.Xã Định Cư 2.Xã Suất Hoá 3.Xã Yên Điềm 4.Xã Phú Hậu
5.Xã Hướng Nghĩa 6.Xã Thượng Nhượng 7.Xã Quý Hoà 8.Xã Tuân Đạo
9.Xã Bình Hiểm 10.Xã Tức Tranh 11.Xã Văn Lãng 12.Xã Cư Nhân
13.Xã Văn Đức 14.Xã Mỹ Thành

3-Tổng Lạc Nghiệp, 11 xã:
1.Xã Thân Thượng 2.Xã Tích Cốc 3.Xã Phúc Tuy 4.Xã Ngọc Mỹ
5.Xã Đông Lai 6.Xã Thanh Hối 7.Xã Chỉ Thiện 8.Xã Sơn Trang
9.Xã Quy Hậu 10.Xã Tử Nê 11.Xã Mẫn Đức

4-Tổng Lạc Thiện, 12 xã:
1.Xã Phong Phú 2.Xã Mỹ Hoà 3.Xã Địch Giáo 4.Xã Yên Lương
5.Xã Chí Đạo 6.Xã Lỗ Sơn 7.Xã Phu Vinh 8.Xã Tuân Lộ
9.Xã Phú Lẫm 10.Xã Gia Mô 11.Xã Do Nhân 12.Xã Quy Mỹ

Phong tục:

Trong huyện đều là người Thổ (Mường), tính quen mạnh tợn, giỏi bắn nỏ, thích săn bắn, không học
chữ Nho (Thi, Thư). Đàn bà con gái làm việc dâu tằm canh cửi. Chỉ có Thổ hào, Thổ mục cũng có
người đón thầy về dạy học. Thờ thần thì tiết kiệm, nhưng các việc cưới xin tang ma thì xa xỉ. ốm đau
chỉ tin thầy mo, không tin thầy thuốc. Tính tình quê mùa chất phác nhưng không biết lễ nghi giao tiếp.
Còn việc ăn mặc thì chỉ dùng vải xanh, vải trắng che thân, dùng mắm muối cho đủ vị. Tục lệ đạm bạc
đơn giản, nhưng hầu hạ hào mục thì không kể phí tổn, không sợ mệt nhọc. Đại phàm có việc chỉ cần
chỉ tay, ai nấy theo lệnh là làm, một lòng yêu kính, cái đức ấy thì người Kinh chưa dễ có. Dân theo
Thiên chúa giáo trong huyện chỉ có 2 xã Văn Lãng, Mỹ Thành mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện lúa thu nhiều, lúa hè không có mấy. Dâu, đay, đậu, ngô thì các nơi đều có, nhưng
không nhiều mấy. Lâm sản có mật ong, sa nhân, tre hoa, vầu gỗ tạp, nứa.

Khí hậu:

Huyện hạt nằm giữa lũng rừng, khí hậu lạnh lẽo, không kể là mùa thu hay đông, khí lam chướng
đều rất nặng nề. Dẫu là mùa xuân hay mùa hè khí nóng bốc lên thành mù, tháng đậm sương dày, hàng
ngày đến gần trưa mới thấy trời hửng. Dân ở nhà sàn, không đốt than củi. Khí hậu đại khái không
giống các huyện khác. Còn công việc cầy cấy mùa màng thì cũng giống các huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện nhiều núi, nhưng có tên thì chỉ có núi Ngọc Lâu ở xã Ngọc Lâu, núi Thạch Bi ở xã
Phong Phú, núi Tức Tranh ở xã Quý Hoà, núi Bình Hiểm xã Bình Hiểm, núi Vũ Lao ở xã Vũ Lao.

-Núi Ngọc Lâu: Thế núi cao sững, dưới chân núi toàn là đá, nhưng trên đỉnh lại bằng phẳng, có
khoảnh đất rộng chừng 200 mẫu, có nhà dân lên đó làm nhà, trồng khoai, đậu, ngô, lúa.

-Núi Thạch Bi: Đồi núi cao dốc, quanh co trùng điệp. Bên trái núi là giải sông Duyên Cầm chảy đến
tả ngạn sông Đà tỉnh Hưng Hoá. Bên phải núi là hữu ngạn sông Duyên Đà. Khoảng giữa la liệt nhiều
núi đất, đường núi quanh co, địa thế hiểm trở.

-Núi Tức Tranh: Dân ở dưới chân núi, ba mặt đông, tây, nam có đường đi quanh qua. Giữa có hai
đường nhỏ thông sang huyện Thanh Sơn tỉnh Thanh Hoá và huyện Mỹ Lương tỉnh Sơn Tây.

-Ngọn Bình Hiểm: Núi tiếp giáp hai huyện Phụng Hoá, Yên Hoá thuộc bản phủ và với huyện Mỹ
Lương tỉnh Sơn Tây làm thành một dải dài 40 dặm, có đường thông sang tỉnh Sơn Tây.
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-Ngọn Vũ Lao: Ba phía đông, nam, bắc liền với núi Vụ Bản, có đường chẽ bao quanh phía đông
nam, là nơi bắt nguồn của sông Yên Giang.

-Một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ xã Phong Phú đến bảo Hoành Giang, thông với sông Mã tỉnh
Thanh Hoá, dài 16.231 trượng (do lòng suối nhiều đá, cát nên dòng chảy nông cạn, thuyền bè không đi
được).

Đường đi:

Trong huyện hạt có nhiều đường đi tắt, đều là những nơi đồi núi trùng điệp hiểm trở, địa thế khó đo
được, nhưng có vẽ trong bản đồ.

-Một đường nhỏ từ xã Phong Phú đến sông Hoành Giang, dài 14.641 trượng. Vì đi qua rừng cây
rậm rạp, nên đường này gồ ghề, nhỏ hẹp, quanh co.

-Một đường rừng từ xã Tức Mặc đến bảo Đồn Cỏ, giáp huyện Mỹ Lương tỉnh Sơn Tây, dài 9.303
trượng 5 thước.

-Một đường rừng từ ngã ba Tức Mặc đến bảo Địch Giáo giáp Mai Châu, Mộc Châu tỉnh Hưng Hoá,
dài 10.290 trượng.

Đồn bảo:

-Bảo Chống Khế: ở xã Quy Hậu.

-Bảo Đồn Cỏ: ở xã Văn Lãng.

-Bảo Mỹ Hoà: ở xã Mỹ Hoà.

-Bảo Địch Giáo: ở xã Địch Giáo.

-Bảo Hoành Giang: ở xã Tân Mỹ.

Đinh điền, thuế lệ:

Dân số các hạng: 4.911 người.

Ruộng công, tư: 4.183 mẫu có lẻ.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 6.428 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 2.724 hộc có lẻ.

Huyện Yên Hoá

Yên Hoá1 là huyện thống hạt của phủ Nho Quan. Huyện lỵ đặt ở xã Kiến Phong tổng Bất Một. Bốn
chiều đều rộng 10 trượng, bên ngoài trồng cọc nhọn. Bên trái, bên phải và phía sau là khu dân cư bao
quanh. Phía trước có một nhánh sông nhỏ, khi nước triều xuống thì thông với sông lớn, có một cầu nhỏ
bắc qua sông.

Huyện hạt phía đông giáp hai huyện Thanh Liêm, Chương Đức tỉnh Hà Nội. Phía tây giáp
huyện Phụng Hoá. Phía nam giáp hai huyện Phụng Hoá, Gia Viễn. Phía bắc giáp huyện Mỹ Lương tỉnh
Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 42 dặm. Nam bắc cách nhau 73 dặm.

Huyện hạt có 4 tổng, gồm 23 xã, thôn, trang, ấp.

                                                     
1Huyện Yên Hoá: Tên huyện đặt năm Quang Thuận 10 (1469) là huyện Ninh Hoá  thuộc phủ Thiên

Quan. Đời Lê Trung hưng kiêng huý vua Trang Tông (Lê Duy Ninh), đổi làm huyện Yên Hoá . Nay là
thuộc miền núi huyện Gia Viễn giáp Hà Nam.
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1-Tổng Bất Một, 3 xã:
1.Xã Bất Một 2.Xã Kiến Phong1 3.Xã Phục Cổ

2-Tổng Đề Cốc, 4 xã:
1.Xã Đề Cốc 2.Xã Y Na 3.Xã Bất Xỉ 4.Xã Nga My

3-Tổng Vô Hốt, 9 xã, [thôn], ấp:

(Trong đó 3 xã Vô Hốt, Hiền Quan, Phú Mỹ đều là người Kinh, 3 xã Hậu Bổng, Trường Môn, Triêm
Hoá đều là người Thổ (Mường), 3 xã Lạc Bình, Thạch La, Bình Lạng nửa số người Kinh nửa số người Thổ
[Mường]):

1.Xã Vô Hốt 2.Thôn Lạc Bình 3.Xã Thạch La 4.Xã Bình Lương
5.Xã Trường Môn 6.Xã Phú Mỹ 7.Xã Hiền Quan 8.ấp Triêm Hoá
9.Xã Hậu Bổng

4-Tổng Xích Thổ, 7 xã, trang:

(Trong đó 2 xã trang Xích Thổ, Nhiêm Hạ đều người Kinh; 3 xã Hưng Thí, Cố Nghĩa, Chi Nê đều
là người Thổ; 2 xã Tuân Dụ, Yên Đội nửa số người Kinh, nửa số người Thổ [Mường]).

1.Xã Xích Thổ 2.Xã Hưng Thi 3.Xã Tuân Dụ 4.Trang Nhiêm Hạ
5.Xã Yên Đội 6.Xã Cố Nghĩa 7.Xã Chi Nê

Phong tục:

Trong huyện số người Kinh và người Thổ (Mường) xấp xỉ bằng nhau. Người Kinh thì dũng cảm
nhưng hay tranh chấp, lấy sự thắng người làm mạnh, dũng cảm có dư mà văn nhã không đủ. Các việc
cưới xin tang ma đồ dùng ăn mặc thì cũng giống như các huyện khác. Người Thổ (Mường) thì tính
tình hung dữ mạnh tợn, giỏi bắn nỏ, ham săn bắn mà không chịu học chữ Nho (Thi, Thư), chỉ có các
Thổ hào, Thổ mục có đón thầy về dạy học. Phàm có công việc sai bảo thì nhất mực tuân lệnh Thổ hào,
Thổ mục. Người dân hầu hạ Thổ hào, Thổ mục thì không kể tốn phí, không quản mệt nhọc, một lòng
yêu kính, cái đức ấy thì ngay người Kinh cũng chưa dễ có. Phong hoá người Thổ (Mường), người Kinh
không giống nhau, đó cũng là do tập tục tạo nên như thế. Trong huyện theo Thiên chúa giáo chỉ có 5
xã Tuân Dụ, Chi Nê, Lạc Bình, Phú Mỹ, Phục Cổ mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện đều cấy lúa thu. Chất đất trồng hợp với dâu, đay, đậu, ngô, khoai, bông, cũng như ở
các huyện khác. Lâm sản có: củ mài, sắn dây cùng là tre vầu, nứa, gỗ tạp là những sản vật tầm thường
mà thôi.

Khí hậu:

Trong huyện hạt đều là núi rừng, khe động, khí hậu bất kể mùa thu hay mùa đông đều âm u lạnh
rét. Cả mùa xuân mùa hè khí nóng bốc lên kết thành mù, khí lam chướng nặng nề rất đáng sợ. Hàng
ngày đến gần trưa trời mới tạnh sáng. Vì thế người Thổ (Mường) ở nhà sàn, không đốt than củi. Người
Kinh thì ở nhà lều, cách thức ăn mặc, đồ dùng, công việc cày cấy mùa màng cũng giống như các
huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện rất nhiều núi, nhưng có tên thì chỉ một núi Mã Hương mà thôi.

-Núi Mã Hương: Trong huyện có nhiều núi, nhưng chỉ có núi này là hơi cao.

                                                     
1Xã Kiến Phong: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Đế . Từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là xã Kiến Phong .
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-Một dòng sông lớn từ bảo Ninh Cương qua Khả Luật, Kiến Phong đến ngã ba Kênh Gà. Đất thuộc
bản huyện, nhưng sông thì tính về huyện Gia Viễn. Sông dài 5.006 trượng. Trong đó:

Đoạn từ đồn Ninh Cương đến bến Khả Luật, dài 3.000 trượng, rộng 30 trượng. Triều lên sâu
6 thước, triều xuống sâu 4 thước.

Đoạn từ bến Khả Luật đến ngã ba Kênh Gà dài 2.006 trượng, rộng 27 trượng. Triều lên sâu
1 trượng 5 thước, triều xuống sâu 1 trượng 3 thước.

-Một sông lớn từ địa phận hai xã Hưng Thi, Cố Nghiã đến bảo Ninh Cương dài 200 trượng, sông đã
nông và hẹp dần.

-Một sông nhỏ từ ngã ba Kênh Bầu qua các xã Bất Xỉ, Y Na, Bất Một, Bình Lạng đến xã Hậu Bổng,
dài 300 trượng, rộng 3 trượng, sâu 2 trượng.

Danh thắng:

-Chùa núi Tam Động: ở địa phận xã Phục Cổ, gần bờ sông. Có 3 động đá: Động thứ nhất gọi là
động Nham Hao, rộng khoảng 9 trượng, dưới có động thông thuỷ. Có 1 pho tượng đá, dân địa phương
gọi là Sơn Phật (Phật Núi). Động thứ hai là Quang động, giáp xã Hiền Quan. Động có 2 cửa, bên trong
rộng 8 trượng, có sa thạch tròn nhỏ như viên thuốc, dân lấy về làm thuốc chữa bệnh rất hữu hiệu. Lại
có dòng suối chảy xung quanh, từ động Nham Hao thông với động Bạch. Động thứ ba là Bạch động ở
xã Hiền Quan. Trong động bằng phẳng rộng khoảng hơn 10 trượng. Mạch động từ động Quang chạy
đến phía tây, các tầng động phần nhiều đều có các hình thú vật, phía sau có thạch nhũ nhấp nhô. ở cả
ba động đều có chùa, được coi là danh lam trong huyện.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc qua Bất Xỉ, Y Na, Xích Thổ, Yên Đội, Tuân Dụ đến bến
đò ngang xã Chi Nê, dài 1.620 trượng rộng 2 thước.

-Một đường nhỏ từ bảo Ninh Cương đến xã Hung Thi thông đến địa giới huyện Mỹ Lương tỉnh Sơn
Tây, dài 2.025 trượng, rộng 1 thước 5 tấc.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua Phục Cổ, Hiền Quan đến bến Vô Hốt thông với phủ
Nho Quan, dài 675 trượng rộng 2 thước.

Đồn bảo:

-Bảo Ninh Cương: ở xã Chi Nê.

Đinh điền thuế lệ:

Nhân số các hạng: 1.011 người.

Ruộng đất công tư: 5.602 mẫu có lẻ.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 2.554 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 1.743 hộc có lẻ.

Tuyển lính: 43 người.
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